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Với việc đưa ra Tuyên bố Toàn cầu về Nhân 

quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 và các hiệp 

ước liên quan trong các thập kỷ tiếp theo, các 

quốc gia thành viên đã cam kết về những quyền 

cơ bản của tất cả mọi người, của phụ nữ và trẻ em 

trên toàn thế giới. 

 

Tuy nhiên, việc biến ý tưởng đó thành hiện thực 

cho thế giới là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, 

đòi hỏi hành động trên nhiều mặt trận, liên quan 

đến các chính phủ, các tổ chức quốc tế và khu vực 

và các tổ chức phi chính phủ đã cam kết. Một 

trong những thành phần quan trọng nhất của nỗ 

lực này chính là giáo dục nhân quyền.  

 

Tạp chí này xem xét một số vấn đề trong việc làm 

gia tăng các chương trình giáo dục nhân quyền 

hiệu quả, với nhận thức rằng chúng ta đang sống 

trong một thế giới đa dạng trong đó có những 

khác biệt to lớn giữa các xã hội về lịch sử, văn hóa 

và tư tưởng. Cũng cần phải lưu ý rằng giáo dục 

nhân quyền phải đáp ứng những nhu cầu của các 

nhóm khác nhau trong các xã hội đó. 

 

Ví dụ như một chương trình giáo dục nhân quyền 

được xây dựng cho học sinh phải hoàn toàn khác 

với một chương trình giành cho các nhân viên 

cảnh sát hoặc các quan chức chính phủ. Tương 

tự, giáo dục nhân quyền ở các nước phát triển 

đòi hỏi một phương pháp tiếp cận khác với ở các 

nước đang phát triển nơi mà công dân và chính 

phủ có thể hàng ngày phải đối mặt với sức ép về 

các nguồn lực. 

 

Nhận thức được những hạn chế này, bà Felisa 

Tibbitts, Giám đốc Hiệp hội Giáo dục Nhân 

quyền, một chuyên gia hàng đầu về các mô hình 

giáo dục nhân quyền đang nổi lên, bàn về việc 

giáo dục nhân quyền sẽ hiệu quả hơn như thế 

nào thông qua nghiên cứu chi tiết ba mô hình 

giáo dục nhân quyền đang hoạt động. Quan 

trọng là, bà đã tập trung xây dựng những lập 

luận của mình ở khía cạnh là giáo dục nhân 

quyền có thể đóng góp như thế nào vào sự 

chuyển biến xã hội mang tính tích cực và thúc 

đẩy quyền cá nhân. 

 

Hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực này đều 

nhấn mạnh rằng không thể giảng dạy về giáo 

dục nhân quyền một cách chung chung mà phải 

căn cứ vào thực tiễn xã hội, vào nền kinh tế và 

chính trị của xã hội đó. Điều này đặc biệt đúng ở 

những nước như Nam Phi nơi mà rất nhiều người 

hàng ngày đang phải tranh đấu để tồn tại. Ông 

Giới thiệu 

Giáo dục nhân quyền 

Lời tòa soạn 
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Michelle Parlevliet làm việc tại Trung tâm Gi°i 

quyết Xung đột ở Cape Town và Bheki 

Gumede, người đứng đầu tổ chức Dân chủ cho 

Tất c° tại Durban, trả lời phỏng vấn Cộng tác 

viên Biên tập David Pitts. Họ bàn về những khó 

khăn và sự phức tạp của giáo dục nhân quyền tại 

các nước đang phát triển nói chung và ở Nam 

Phi nói riêng. 

 

Hoa Kỳ rõ ràng không phải là một nước đang 

phát triển, song nó là một quốc gia khổng lồ về 

mặt địa lý - là nơi giao thoa của các nền văn hóa, 

các chủng tộc và tôn giáo. Một phần vì lý do này 

nên giáo dục nhân quyền ở Hoa Kỳ bị phi tập 

trung hóa. Có rất nhiều tổ chức phi chính phủ, 

cũng như các nhà chức trách địa phương, tham 

gia xây dựng và phổ biến các chương trình giảng 

dạy về giáo dục nhân quyền. Như bà Nancy 

Flowers - một nhà hoạt động và giáo dục về 

nhân quyền - đã phân tích chi tiết trong bài báo 

này, thì ấn tượng về các chương trình và tài liệu 

giảng dạy thực đáng sửng sốt, nhưng chúng đều 

hướng tới mục tiêu đó là tăng cường nền văn hóa 

nhân quyền của đất nước. 

Cộng tác viên Biên tập David Pitts đóng góp 

thêm vào bài viết của bà Flowers bằng một bài 

báo cụ thể tập trung vào hai tổ chức, trong đó 

bên cạnh nhiều nhiệm vụ khác, các tổ chức này 

còn xây dựng chương trình giảng dạy về giáo dục 

nhân quyền cho các trường học của Hoa Kỳ, đó 

là Trung tâm Luật pháp Nghèo đói Phương Nam 

đóng tại Atlanta, Georgia. Tổ chức này có quan 

điểm hạn hẹp hơn về giáo dục nhân quyền gắn 

với việc thúc đẩy sự khoan dung và Trung tâm 

Giáo dục Công dân có trụ sở tại Los Angeles, 

California là tổ chức có quan điểm thoáng hơn về 

giáo dục nhân quyền với tư cách là một nhánh 

của giáo dục công dân. 

 

Trong bài báo kết luận của chúng tôi, ông Mi-

chael Hartmann - một công tố viên quốc tế của 

Liên Hợp Quốc ở Kosovo - xem xét những thách 

thức thực tế liên quan đến đào tạo nhân quyền - 

giải quyết những vấn đề như "làm và không làm" 

trong đào tạo phù hợp với các nhóm đối tượng, 

cách thức chuẩn bị các chương trình đào tạo nhân 

quyền và những giả định cơ bản về việc thính giả 

nên hoặc không nên làm. Bài báo của ông nhấn 

mạnh giáo dục nhân quyền trong mối tương quan 

với hệ thống pháp lý hình sự - giam giữ, bắt giữ, 

điều tra và xét xử. 

 

Phần cuối của tạp chí là một số nguồn tài liệu 

tham khảo - sách, các bài báo và các địa chỉ trên 

Internet, cung cấp thêm cái nhìn sâu hơn về giáo 

dục nhân quyền. 

Toàn văn bằng tiếng Anh: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/intro.htm 

Courtesy Southern Poverty Law Center 
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Môc lôc 

các vấn đề Dân chủ 
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Các mô hình giáo dục nhân quyền đang nổi lên 
 

Felisa Tibbitts, Gi²m đốc Hiệp hội Gi²o dục Nhân quyền b¯n  

về việc l¯m như thế n¯o để cõ thể tăng tính hiệu qu° của gi²o dục nhân quyền. 
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Giáo dục nhân quyền ở các nước đa dạng, đang phát triển 

Một ví dụ minh hoạ - Nam Phi 

 
Cộng t²c viên biên tập David Pitts phàng vấn hai chuyên gia h¯ng đầu về gi²o dục 

nhân quyền t³i Cape Town v¯ Durban, những người b¯n về gi²o dục nhân quyền 

trong bối c°nh của c²c nước đang ph²t triển. 
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Giáo dục nhân quyền ở HOA Kỳ 
 

B¯ Nancy Flowers, nh¯ ho³t động v¯ gi²o dục nhân quyền, phân tích chi tiết  

một lo³t c²c tồ chức ở Hoa Kỳ tham gia xây dựng chương trình gi°ng d³y  

về gi²o dục nhân quyền.  
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Giáo dục nhân quyền trong các trường học của Hoa Kỳ 
 

Cộng t²c viên biên tập David Pitts xem xét hai tồ chức h¯ng đầu về xây dựng t¯i liệu 

gi²o dục nhân quyền cho c²c trường hóc ở Hoa Kỳ, trong đõ một tồ chức cõ c²ch 

tiếp cận rộng r±i đối với chủ đề môn hóc, còn tồ chức kia cõ quan điểm hẹp hơn. 

 

Th²ng 3 năm 2002 
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B²o điện tử của văn phòng Thông tin Quốc tế thuộc Bộ Ngo³i giao Hoa Kỳ nghiên cứu những vấn đề cốt lỏi m¯ hiện nay nước 

Mỹ v¯ cộng đọng Quốc tế đang ph°i đối mặt. 

Tờ b²o n¯y gọm năm chủ đề (Viễn c°nh kinh tế, Những vấn đề to¯n cầu, Những vấn đề về dân chủ, Lịch trình chính s²ch đối 

ngo³i Mỹ, X± hội v¯ Gi² trị Mỹ), cung cấp c²c thông tin phân tích bình luận v¯ cơ b°n về c²c lĩnh vực chủ đề. Tất c° c²c b²o 

n¯y đều được xuất b°n b´ng tiếng Anh Ph²p v¯ tiếng Bọ Đ¯o Nha những số chón lóc còn được xuất b°n b´ng tiếng A-rập Nga 

v¯ Tây Ban Nha. C²c số b´ng tiếng Anh được xuất b°n từ 3 đến 6 tuần một lần. C²c số dịch sang tiếng kh²c thường ra sau từ 2 

đến 4 tuần. Thứ tự thời gian xuất b°n c²c b²o không thống nhất, cõ b²o xuất b°n nhiều kỳ cõ b²o xuất b°n ít kỳ. 

Tất c° c²c số đều được xuất b°n b´ng tiếng Anh, tiếng Ph²p, tiếng Bọ Đ¯o Nha v¯ tiếng Tây Ban Nha v¯ những số chón lóc còn 

được xuất b°n b´ng tiếng A-rập v¯ tiếng Nga. Những số b´ng tiếng Anh xuất b°n c²ch nhau kho°ng một th²ng. C²c số dịch 

sang tiếng kh²c xuất b°n sau số tiếng Anh từ 2 đến 4 tuần. 

C²c ý kiến nêu trên c²c tờ b²o không nhất thiết ph°n °nh quan điểm hoặc chính s²ch của chính phủ Mỹ. Bộ Ngo³i giao Mỹ 

không chịu tr²ch nhiệm về nội dung v¯ kh° năng truy cập thường xuyên đến c²c Websites kết nối với c²c b²o, tr²ch nhiệm đõ 

ho¯n to¯n thuộc về c²c nh¯ qu°n trị c²c Websites n¯y. C²c b¯i b²o câ thể được dịch v¯ đăng l³i ở nước ngo¯i trừ c²c b¯i câ 

yêu cầu xin phép b°n quyền.  

C²c số b²o hiện h¯nh hoặc số cũ cõ thể tìm thấy trên trang chủ của Phòng c²c Chương trình thông tin quốc tế trên m³ng World 

Wide Web theo địa chỉ: http://usinfo.state.gov/journals.htm. C²c b¯i b²o được lưu dưới nhiều d³ng kh²c nhau để tiện xem trực 

tuyến truyền t°i xuống v¯ in ra. C²c ý kiến đõng gõp xin gửi đến Đ³i sứ qu²n Mỹ (Phòng Ngo³i giao nhân dân) hoặc gửi đến to¯ 

so³n địa chỉ: Editor, Issues of Democracy, Democracy and Human Rights - IIP/T/DHR, U.S. Department of State, 301 4th Street, S.W., 

Washington, D.C. 20547, United States of America. 

email: ejdemos@pd.state.gov 

27 

Đ¯o tạo nhân quyền quốc tế 
 

Michael Hartman, một công tố viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc t³i Kosovo, chịu tr²ch 

nhiệm về tội ph³m chiến tranh cũng như c²c vụ ²n kh²c ở khu vực, xem xét vấn đề 

đ¯o t³o nhân quyền, cụ thể l¯ trong mối liên hệ với hệ thống ph²p lý hình sự. 
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Sách v¯ tư liệu tham kh°o về giáo dục nhân quyền 
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Nguồn tư liệu trên Internet 
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Trong mười hai năm qua, thuật ngữ "giáo dục 

nhân quyền" đã nhanh chóng đi vào ngôn ngữ 

của các bộ giáo dục, các tổ chức giáo dục phi lợi 

nhuận, các tổ chức nhân quyền và các giáo viên - 

chưa kể đến các tổ chức liên chính phủ như Liên 

Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực như Hội đồng 

châu Âu, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu 

(OSCE), Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và 

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (ASEAN). 

 

Trong Cuốn s²ch Hướng dẫn Gi²o dục Nhân 

quyền, bà Nancy Flowers định nghĩa giáo dục 

nhân quyền "là tất cả những hiểu biết nhằm phát 

triển kiến thức, kỹ năng và các giá trị của nhân 

quyền". Giáo dục nhân quyền liên quan đến sự 

tìm hiểu và đánh giá của người học về những 

nguyên tắc cơ bản này, những nguyên tắc đã     

được "vấn đề hóa" một cách đặc thù cho một xã 

hội cụ thể. ở cấp độ quốc gia, chúng ta có thể 

thấy nhiều cách tiếp cận khá khác nhau đối với 

việc sử dụng giáo dục nhân quyền trong việc phổ 

biến nhân quyền và triển khai các thách thức. Ví 

dụ như ở các nước đang phát triển, giáo dục 

nhân quyền thường gắn với phát triển kinh tế và 

cộng đồng và quyền của phụ nữ. ở các nước hậu 

chuyên chế và độc tài, giáo dục nhân quyền      

thường gắn với phát triển xã hội dân sự và cơ sở 

hạ tầng liên quan đến pháp quyền và bảo vệ 

Trong b¯i viết phàng theo một b¯i b²o được 

viết cho t³p chí International Review of Educa-

tion, (ấn phẩm về Giáo dục Nhân quyền Đặc biệt, 

2002), b¯ Felisa Tibbitts, Gi²m đốc Hiệp hội 

Gi²o dục Nhân quyền (HREA) xem xét việc 

l¯m như thế n¯o chúng ta có thể tăng cường 

tính hiệu qu° của gi²o dục nhân quyền. B¯ 

trình b¯y ba mô hình gi²o dục nhân quyền 

đang ho³t động: Mô hình Gi² trị v¯ Nhận thức, 

Mô hình Tr²ch nhiệm v¯ Mô hình Chuyển đổi. 

Mỗi mô hình được phân tích dựa trên c²c 

nhóm đối tượng của chúng, mục tiêu đối với  

người học v¯ đóng góp đối với sự chuyển biến 

x± hội. B¯ Tibbitts kết luận b´ng việc ph²c 

th°o những c²ch thức để lĩnh vực n¯y được 

ph²t triển, chuyên môn hóa v¯ công nhận hơn 

nữa. 

Felisa Tibbitts 

Giáo dục nhân quyền 

Các mô hình giáo dục nhân quyền đang nổi lên 
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quyền của cá nhân và người thiểu số. ở các nền 

dân chủ lâu đời hơn, giáo dục nhân quyền        

thường hợp nhất hài hòa với cơ cấu quyền lực 

quốc gia nhưng hướng tới cải cách trong các lĩnh 

vực cụ thể như cải cách hình sự, quyền kinh tế và 

các vấn đề người tị nạn. Giáo dục nhân quyền    

dường như cũng đóng một vai trò chuyên biệt 

trong các xã hội thời kỳ sau xung đột. 

 

Những ví dụ này tập trung vào các vấn đề nhân 

quyền ở cấp độ cộng đồng. Giáo dục nhân quyền 

liên quan đến sự kết hợp giữa xem xét bên trong 

và bên ngoài. Sự hiểu biết về nhân quyền tất yếu 

tập trung vào các cá nhân - kiến thức, các giá trị 

và kỹ năng - những tiêu chí này gắn với việc áp 

dụng hệ thống giá trị nhân quyền trong mối quan 

hệ giữa con người với con người trong gia đình 

và với các thành viên trong cộng đồng. Bà Nan-

cy Flowers và những người khác bàn về một số 

kỹ năng "phát triển con người", những kỹ năng 

công nhận thiên hướng của bản thân mỗi người, 

chấp nhận những khác biệt và chịu trách nhiệm 

bảo vệ quyền của những người khác, cũng như 

vấn đề trung gian và hòa giải xung đột trong 

cuốn sách Hướng dẫn về Gi²o dục Nhân 

quyền. Tuy nhiên, trong công việc của mình, 

những người lập chương trình giáo dục nhân 

quyền phải tính đến bối cảnh xã hội, văn hóa, 

chính trị và kinh tế và khả năng tác động của 

việc giáo dục đó đối với sự chuyển biến của xã 

hội. 

 

Trên thực tế, giáo dục có một vai trò phức tạp và 

đòi hỏi cao trong việc gìn giữ/ủng hộ nhân 

quyền, hỗ trợ phát triển con người và thúc đẩy 

xã hội dân sự. Để giáo dục nhân quyền và tư duy 

nhân quyền đóng góp lâu dài cho các nền văn 

hóa nhân quyền của các quốc gia, chúng ta phải 

thực sự hiểu được những mô hình riêng biệt về 

giáo dục nhân quyền có trong thực tiễn và làm rõ 

mối liên kết của chúng với các chiến lược chuyển 

biến xã hội. Nội dung của bài báo này xuất phát 

từ sự phổ biến chương trình giáo dục nhân quyền 

và cảm nhận rằng các nhà giáo dục và những    

người ủng hộ nhân quyền - những người hướng 

dẫn các khóa đào tạo, xây dựng tài liệu và thiết kế 

chương trình - có thể thấy có lợi bằng việc xem lại 

vấn đề về mức độ đóng góp của các chiến lược 

giáo dục đào tạo đối với sự chuyển biến xã hội. 

Về cơ bản, giáo dục nhân quyền là hoạt động xây 

dựng các nền văn hóa nhân quyền trong các cộng 

đồng của chúng ta và việc lập chương trình phải  

được đánh giá dựa trên khả năng đóng góp của 

nó đối với mục tiêu chung này. 

 

Gi²o dục nhân quyền v¯ ủng hộ nhân 

quyền 
 

Do hầu hết các xã hội đều đấu tranh nhằm thể 

hiện rõ hơn nữa các nguyên tắc về nhân quyền, 

nên giáo dục nhân quyền hàm ý hướng tới sự ủng 

hộ. Tuy nhiên, ý tưởng này lại khá chung chung. 

 

Về vấn đề dẫn đến sự chuyển biến xã hội, giáo 

dục nhân quyền cần phải xây dựng một cách 

chiến lược để đạt được và hỗ trợ các cá nhân và 

các nhóm có thể hành động hướng tới mục tiêu 

này. Ví dụ như, với các nhóm đối tượng đặc biệt 

tiềm năng, giáo dục nhân quyền sẽ liên quan tới 

khung chuyển biến xã hội sau: 

 

Bồi dưỡng v¯ tăng cường giới lãnh đạo. Để 

tạo ra những chuyển biến của xã hội, cần phải có 

một nhóm cam kết không chỉ có tầm nhìn mà 

còn có ý thức về mặt chính trị. Những nhà lãnh 

đạo này cần có những kỹ năng hình thành các 

mục tiêu cụ thể và các chiến lược hiệu quả cho 

môi trường chính trị và văn hóa mà họ đang sống. 
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Liên minh v¯ phát triển liên minh. Giáo dục 

là công cụ giúp các cá nhân chuẩn bị gánh vác 

trách nhiệm lãnh đạo. Liên minh và phát triển 

liên minh giúp các nhà hoạt động về nhân quyền 

nhận thức được mức độ hiệu quả của những nỗ 

lực chung của họ nhằm đạt được những mục tiêu 

chuyển biến xã hội. 

 

Thúc đẩy quyền cá nhân. Thúc đẩy quyền cá 

nhân trước tiên nhằm vào việc hàn gắn, sau đó là 

phát triển cộng đồng và sau nữa là tiến tới 

chuyển biến xã hội. Những mục tiêu kép và có 

liên quan với nhau này của việc thúc đẩy quyền 

cá nhân và chuyển biến xã hội xác định vị trí đặc 

biệt của giáo dục nhân quyền khi so sánh với các 

chương trình giáo dục truyền thống khác, chẳng 

hạn như những chương trình được phác thảo 

trong "Chiến lược hóa vì một phong trào nhân 

quyền ở Hoa Kỳ" viết cùng với Lyn B.Neylon 

trong cuốn Đ²nh gi² Nhân quyền nước Mỹ. 

 

Hệ thống chuyển biến xã hội đa dạng này có khả 

năng sẽ rất phức tạp, tuy nhiên nội dung giáo dục 

nhân quyền lại rất chung. Chúng ta biết rằng nội 

dung chương trình giáo dục nhân quyền tối thiểu 

đều đề cập đến Tuyên ngôn To¯n cầu về Nhân 

quyền (UDHR), các văn kiện nhân quyền chủ 

chốt khác có liên quan, các hệ thống kiểm soát 

và trách nhiệm. Một điểm quan trọng đó là mặc 

dù giáo dục nhân quyền vượt ra ngoài phạm vi 

đơn thuần là phổ biến thông tin về luật nhân 

quyền, nhưng những công cụ này (và những cơ 

chế bảo vệ liên quan) vẫn là trọng tâm của bất cứ 

chương trình nào. Nếu không tham khảo những 

cơ chế hoặc những chỉ dẫn về việc sử dụng của 

chúng, giáo dục nhân quyền sẽ khó phân biệt với 

các lĩnh vực khác như giáo dục hòa bình và giáo 

dục toàn cầu. 

 

 

Lập chương trình giáo dục nhân quyền cũng liên 

quan đến một phương pháp giáo dục có tính       

tương hỗ. Ngôn ngữ của giáo dục nhân quyền 

phải phù hợp với cuộc sống hàng ngày và phù 

hợp với việc sử dụng những phương pháp luận để 

thu hút người nghe tham gia phát triển khả năng 

bày tỏ quan điểm cũng như phát triển kiến thức. 

Phương pháp cùng tham gia được xem là có tác 

động thúc đẩy, nhân tính hóa và cơ bản là thực 

tế, do phương pháp này này gắn chặt với sự thay 

đổi về quan điểm và ứng xử hơn phương pháp bài 

giảng đơn thuần. 

 

C²c mô hình gi²o dục nhân quyền đang 

nổi lên 
 

Các mô hình là một khung lý tưởng hóa về tìm 

hiểu thực tiễn giáo dục nhân quyền hiện đại. Yếu 

tố cơ bản để hình thành mỗi mô hình được gắn 

với các nhóm đối tượng cụ thể và một chiến lược 

chuyển biến xã hội và phát triển nhân quyền. Do 

bản chất của các mô hình là mơ hồ nên chúng 

thiếu chi tiết và độ sâu. Chẳng hạn như không có 

sự phân biệt/tách biệt giữa các phương pháp giáo 

dục chính thức, phi chính thức và không chính 

thức. Tuy nhiên, mục đích trình bày những mô 

hình này là để phân loại các hình thức thực tiễn 

của giáo dục nhân quyền mà chúng ta thấy trong 

lĩnh vực này, xem xét lại logic bên trong chương 

trình và làm rõ mối liên hệ bên ngoài của chúng 

đối với sự chuyển biến của xã hội. 

 

Các mô hình giáo dục nhân quyền riêng rẽ được 

trình bày ở đây có thể hợp thành "tháp hiểu biết". 

ở dưới cùng chúng ta có thể thấy "mô hình giá trị 

và nhận thức", ở giữa là "mô hình trách nhiệm" 

và đỉnh là "mô hình chuyển đổi". 

 

Việc đặt những mô hình giáo dục nhân quyền ở 

các vị trí này không chỉ phản ánh phạm vi của 
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đối tượng mà mỗi mô hình đó hướng tới (từ giáo 

dục công chúng cách trở thành những ủng hộ 

viên mới) mà còn phản ánh mức độ khó khăn 

của mỗi chương trình giáo dục. Các chương trình 

giáo dục đại chúng là về phổ biến việc lập         

chương trình, ngược lại việc hình thành và khả 

năng xây dựng năng lực của các nhà hoạt động 

đòi hỏi tất cả những người tham gia phải có 

những cam kết dài hạn, có tính tương hỗ và phức 

tạp hơn nhiều. Tất cả các mô hình đều bổ trợ lẫn 

nhau, nhưng có một số mô hình rõ ràng quan 

trọng hơn đối với việc thúc đẩy sự chuyển biến 

của xã hội - điều đó phụ thuộc vào vị trí của 

phong trào nhân quyền trong một cộng đồng cụ 

thể. Một chương trình cải cách xã hội cần có giới 

lãnh đạo mạnh tập trung vào cải cách thể chế và 

pháp lý. Tuy nhiên, một phong trào cũng cần sự 

trợ giúp ở cơ sở, mà trọng tâm là sự hỗ trợ của 

cộng đồng và cá nhân. 

 

Bởi vậy, trong việc thiết kế chương trình, các nhà 

giáo dục nhân quyền cần tính đến cả nhu cầu lẫn 

cơ hội. Họ có thể quyết định thực hiện một      

chương trình chỉ dựa trên các giá trị, kinh 

nghiệm, nguồn lực và vị trí của cá nhân họ trong 

xã hội. Tuy nhiên, nhà giáo dục cũng có thể xem 

xét chương trình giáo dục mà họ lên kế hoạch 

thực hiện liên quan như thế nào đến các mô hình 

giáo dục nhân quyền được giới thiệu trong bài 

báo này và chương trình đó sẽ hỗ trợ như thế 

nào cho phong trào hướng tới một nền văn hóa 

nhân quyền được nhận thức đầy đủ hơn trong 

cộng đồng hoặc một xã hội cụ thể. 

 

Mô hình 1: Gi² trị v¯ nhận thức 

 

Trong mô hình "Giá trị và nhận thức", tiêu điểm 

chính của giáo dục nhân quyền là truyền tải kiến 

thức cơ bản về các vấn đề nhân quyền và thúc 

đẩy sự hội nhập của nó vào các giá trị chung. 

Các chiến dịch nhận thức giáo dục công cộng và 

các chương trình giảng dạy của nhà trường, về 

đặc thù, đều nằm trong lĩnh vực này. Không có gì 

bất bình thường khi chương trình giảng dạy ở nhà 

trường bao gồm nhân quyền gắn với các giá trị và 

thực tiễn dân chủ cơ bản. 

 

Mục tiêu là mở đường cho một thế giới trong đó 

nhân quyền được tôn trọng thông qua sự nhận 

thức và cam kết đối với các mục tiêu chuẩn mực  

được đưa ra trong Tuyên bố Toàn cầu và các văn 

kiện chủ chốt khác. Các chủ đề nhân quyền áp 

dụng đối với mô hình này bao gồm lịch sử nhân 

quyền, thông tin về các công cụ nhân quyền chủ 

chốt và các cơ chế bảo vệ nhân quyền, những 

mối quan tâm về nhân quyền quốc tế (ví dụ lao 

động trẻ em, buôn lậu và diệt chủng). Chiến lược 

sư phạm chủ yếu là can dự: để thu hút sự quan 

tâm của người tham dự. Những phương pháp này 

có thể khá sáng tạo (chẳng hạn như khi sử dụng 

các chiến dịch truyền thông hoặc giáo dục hè phố 

phổ biến), nhưng cũng có thể bị rơi vào phương 

pháp theo hướng bài giảng. Tuy nhiên, mô hình 

này hầu như không nhấn mạnh đến việc phát 

triển kỹ năng chẳng hạn như những kỹ năng liên 

quan đến liên lạc, giải quyết xung đột và hành 

động. 

 

Chiến lược ngầm ở đây là sự ủng hộ rộng rãi đối 

với nhân quyền sẽ tiếp tục gây áp lực đòi các nhà 

chức trách phải bảo vệ nhân quyền. Về đặc thù, 

phương pháp này cũng tăng cường tư duy phê 

phán và khả năng áp dụng khung nhân quyền khi 

phân tích những vấn đề chính sách. Do vậy, các 

sinh viên được trở thành "những khách hàng phê 

phán" của nhân quyền. 

 

Không rõ là liệu phương pháp kiến thức và ý thức 

có trở thành "nhận thức về nhân quyền có tính 

phê phán" hay không mặc dù nó được nhận định 
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là mục tiêu của một chương trình như vậy. Nhận 

thức về nhân quyền có tính phê phán có những 

tiêu chuẩn dưới đây, như được đưa ra trong bài 

báo của Garth Meinties "Giáo dục nhân quyền với 

tư cách là thúc đẩy quyền cá nhân: Những ý kiến 

về khía cạnh sư phạm" đăng trong cuốn Gi²o dục 

Nhân quyền trong Thế kỷ 21. 

 

 Khả năng của sinh viên nhận biết các khía 

cạnh của nhân quyền và mối quan hệ của 

chúng đối với một cuộc xung đột hoặc một 

vấn đề; 

 Sự thể hiện ý thức và mối quan tâm về vai trò 

của họ trong việc bảo vệ và thúc đẩy những 

quyền này; 

 Đánh giá có tính phê phán về những phản 

ứng tiềm tàng có thể được đưa ra; 

 Cố gắng xác định hoặc có những phản ứng 

mới; 

 Đánh giá hoặc quyết định xem lựa chọn nào 

là phù hợp nhất và 

 Trạng thái lòng tin, thừa nhận trách nhiệm và 

ảnh hưởng trong quyết định và tác động của 

quyết định đó. 

 

Một số ví dụ về mô hình giá trị và nhận thức bao 

gồm những bài học liên quan tới nhân quyền 

trong phạm vi các buổi học giáo dục công dân, 

lịch sử, luật và khoa học xã hội trong các trường 

học, đưa các chủ đề liên quan tới nhân quyền vào 

chương trình chính thức và không chính thức cho 

thanh niên (chẳng hạn như bộ môn nghệ thuật, 

Ngày Nhân Quyền, các câu lạc bộ tranh luận). 

Các chiến dịch tuyên truyền công cộng liên quan 

đến nghệ thuật quần chúng và quảng cáo, các sự 

kiện cộng đồng và đưa tin trên các phương tiện 

truyền thông cũng có thể được coi là thuộc mô 

hình này. 

 

 

Mô hình 2 - Tr²ch nhiệm 

 

Theo "mô hình trách nhiệm" thì những người 

tham gia, thông qua vai trò nghề nghiệp của 

mình, được coi là trực tiếp hay gián tiếp liên 

quan đến việc bảo đảm nhân quyền. Trong 

nhóm này, giáo dục nhân quyền tập trung vào 

những cách thức theo đó trách nhiệm nghề 

nghiệp liên quan đến việc trực tiếp giám sát các 

vụ vi phạm nhân quyền và sử dụng những thẩm 

quyền cần thiết để bênh vực hoặc quan tâm đặc 

biệt đến việc bảo vệ quyền lợi của người dân mà 

họ có trách nhiệm (đặc biệt là những nhóm dễ bị 

tổn thương). 

 

Trong phạm vi mô hình này, giả thiết về việc lập 

chương trình giáo dục đó là những người tham 

gia sẽ trực tiếp tham gia bảo vệ quyền của cá 

nhân và cả nhóm. Do vậy, nguy cơ vi phạm 

những quyền này được coi như gắn kết với công 

việc của họ. Thách thức đối với những người 

bênh vực là phải hiểu được luật nhân quyền, cơ 

chế bảo vệ, các kỹ năng vận động và biện hộ. 

Đối với các nhóm nghề nghiệp khác, các chương 

trình giáo dục làm cho họ nhận thức được bản 

chất của những hành động vi phạm nhân quyền 

và khả năng ngăn chặn việc lạm dụng và làm cho 

nhân phẩm được tôn trọng trong phạm vi vai trò 

nghề nghiệp của mình. Đào tạo và các chủ đề về 

nhân quyền thích ứng với những lĩnh vực cụ thể 

này và các kết quả thích ứng với nội dung cũng 

như phát triển kỹ năng. 

 

Ví dụ về các chương trình theo mô hình trách 

nhiệm là đào tạo các nhà hoạt động về nhân 

quyền và cộng đồng về kỹ thuật giám sát và lưu 

hồ sơ về những trường hợp lạm dụng nhân 

quyền và các thủ tục khiếu nại với các cơ quan 

trong nước và quốc tế thích hợp. Ngoài ra, trong 

mô hình này còn có các chương trình đào tạo  
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trước và bổ túc cho các luật sư, các công tố viên, 

các thẩm phán, sĩ quan cảnh sát và quân đội, 

trong các chương trình đó có thể bao gồm cả 

thông tin liên quan về hiến pháp và luật quốc tế, 

các quy tắc ứng xử nghề nghiệp, cơ chế giám sát 

và khiếu nại và hậu quả của việc vi phạm. Các 

nhóm nghề nghiệp như các nhân viên y tế và 

dịch vụ xã hội, các nhà báo và những thành viên 

khác trong lĩnh vực truyền thống là những người 

đảm nhận chương trình giáo dục nhân quyền  

nhằm vào lĩnh vực trách nhiệm. 

 

Trong mô hình trách nhiệm, chuyển biến của cá 

nhân không phải là mục đích trực tiếp, vì mô 

hình này cho rằng trách nhiệm nghề nghiệp đủ 

để cá nhân có mối quan tâm đến việc áp dụng 

khung nhân quyền. Tuy nhiên, mô hình này    

nhằm vào những tiêu chuẩn và thực tiễn về nhân 

quyền trên cơ sở cơ cấu và được luật pháp bảo 

vệ. Xét trong phạm vi mô hình này, sự chuyển 

biến về mặt xã hội là cần thiết và những mục tiêu 

cải cách của quốc gia và địa phương trên trên cơ 

sở cộng đồng có thể là đồng nhất. 

 

Mô hình 3 - Chuyển đồi 

 

Trong "mô hình chuyển đổi", chương trình giáo 

dục nhân quyền được xây dựng nhằm trao thêm 

quyền cho cá nhân để nhận thức được những 

hành động lạm dụng nhân quyền và ngăn chặn 

những hành động đó. Trong một số trường hợp, 

toàn bộ cộng đồng - không chỉ các cá nhân -     

được coi là thính giả chính. Mô hình này có cả 

những kỹ thuật (một phần dựa vào tâm lý phát 

triển) liên quan đến việc tự phản ánh và hỗ trợ 

trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhân quyền mới chỉ 

là một bộ phận của mô hình này. Toàn bộ       

chương trình có thể bao gồm cả việc phát triển 

lãnh đạo, đào tạo giải quyết xung đột, dạy nghề 

thông thường, quan hệ công việc và quan hệ 

không chính thức. 

Mô hình chuyển đổi cho rằng bản thân sinh viên 

đã trải qua những vấn đề thuộc cá nhân có thể 

xem là vi phạm nhân quyền (chương trình có thể 

hỗ trợ nhận thức này) và do đó họ dễ trở thành 

những người thúc đẩy nhân quyền. Mô hình này 

coi trọng các cá nhân hơn nhưng vì thế việc xây 

dựng và áp dụng mô hình này cũng gặp khó khăn 

hơn. 

 

Có thể tìm thấy mô hình này trong các chương 

trình đang được thực hiện trong các trại tị nạn, ở 

những xã hội sau xung đột, với các nạn nhân bị 

gia đình ngược đãi và các nhóm hỗ trợ người 

nghèo. Có những ví dụ về "các cộng đồng nhân 

quyền", ở đó các cơ quan quản lý, các nhóm hoạt 

động ở địa phương và các công dân "nghiên cứu 

những tín ngưỡng truyền thống, sự tưởng niệm 

tập thể và những khát vọng liên quan đến Tuyên 

ngôn Nhân quyền Toàn cầu", chẳng hạn như 

những cộng đồng được ủng hộ bởi chương trình 

Thập niên Giáo dục Nhân quyền cho nhân dân, 

với tư cách là một phần của chương trình Thập kỷ 

Giáo dục Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, được 

công bố chính thức thực hiện trong giai đoạn từ 

năm 1995 đến 2004. 

 

Trong một số trường hợp, chúng ta còn thấy mô 

hình này trong các chương trình hoạt động ở các 

trường học, nơi mà ở đó một ví dụ minh họa 

chuyên sâu về vi phạm nhân quyền (như giết chóc 

và nạn diệt chủng) có thể là chất xúc tác hiệu quả 

đối với việc nghiên cứu các vụ vi phạm nhân 

quyền. Trong một số chương trình được soạn 

thảo công phu, sinh viên được yêu cầu xem xét 

những cách thức trong đó họ và những người 

khác vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm của những 

vụ lạm dụng nhân quyền, sau đó sử dụng các kỹ 

thuật về tâm lý để khắc phục trạng thái tâm lý 

"chúng ta" chống lại "họ" và để tăng nhận thức về 

trách nhiệm cá nhân. Những người tốt nghiệp các 
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chương trình như vậy sẽ nhận thức và bảo vệ       

được quyền của chính mình và quyền của những 

người khác mà họ có quan hệ. 

 

Các trường học có nên làm như vậy không, các 

chương trình giáo dục nhân quyền có thể đề cập 

đến việc tham gia vào việc ra quyết định trong gia 

đình, kính trọng cha mẹ nhưng phản đối bạo lực 

trong gia đình và sự bình đẳng giữa cha mẹ trong 

gia đình. 

 

Tăng cường lĩnh vực gi²o dục nhân quyền 
 

Bài báo này tập trung phân tích các mô hình giáo 

dục nhân quyền với tư cách là công cụ phân loại 

các chương trình giáo dục, làm rõ các nhóm đối   

tượng của các chương trình này và đòi hỏi chúng 

ta phải xem xét mối quan hệ của chúng với mục 

tiêu tổng thể là phát triển con người và chuyển 

biến xã hội. Hy vọng rằng, những mô hình này sẽ 

đóng góp vào việc xây dựng các chương trình có 

tính phản ánh cũng như thúc đẩy hơn nữa hoạt 

động nghiên cứu và phát triển lý thuyết. 

 

Tuy nhiên, có những cách khác mà các nhà giáo 

dục nhân quyền có thể tiến hành để xây dựng 

thêm các chương trình. Nếu việc giáo dục nhân 

quyền trở thành một lĩnh vực thực sự thì chúng ta 

sẽ trở nên khó gắn kết hơn (ngay cả trong sự đa 

dạng của các mô hình), khó trở thành duy nhất   

(đưa ra các giá trị và những kết quả mà các        

chương trình giáo dục khác không có) và khó có 

khả năng lặp lại chính mình. 

 

Để việc giáo dục nhân quyền trở thành một lĩnh 

vực có chất lượng tốt hơn, có một số vấn đề mà 

chúng ta cần phải xem xét, phân tích và minh 

chứng bằng tài liệu. 

 

 

1. Chúng ta cần có các ví dụ chi tiết về 

lĩnh vực giáo dục nhân quyền để minh họa việc 

sử dụng thận trọng lý thuyết phù hợp với bối 

cảnh chương trình. Chẳng hạn như các chương 

trình giáo dục dành cho người lớn phải có những 

thiết kế (không chỉ là những chương trình đào 

tạo) có tính đến quá trình học tập của những    

người đã trưởng thành. Các chương trình dạy ở  

trường học, phải hợp với lứa tuổi và sự phát 

triển. Các chương trình dành cho những nhóm 

đặc biệt như người tị nạn hay các nạn nhân của 

việc lạm dụng cũng phải phản ánh được sự nhạy 

cảm cần thiết. 

 

2. Mặc dù tổng số các đợt và khóa đào tạo 

giáo dục nhân quyền đã tăng lên nhưng vẫn chưa 

có tiêu chuẩn khách quan rõ ràng đối với một 

nhà giáo dục nhân quyền có trình độ. Hiện tại, 

các khóa học về nhân quyền đều do những người 

đã được đào tạo trước đó hướng dẫn. Tuy nhiên, 

không có chứng chỉ quốc gia hay quốc tế để 

công nhận và chứng minh năng lực của những 

nhà giáo dục này, cũng không có tiêu chuẩn rõ 

ràng đối với việc nghiên cứu hay thực hành. Các 

tiêu chuẩn về đào tạo và chương trình giảng dạy 

có thể thúc đẩy vị trí của giáo dục nhân quyền 

với tư cách là một lĩnh vực hợp pháp và cũng tạo 

ra sự đối thoại lành mạnh về mục đích của người 

học cũng như những nỗ lực chuyển đổi chiến      

lược. 

 

3. Lĩnh vực giáo dục nhân quyền cần 

chứng minh là đã đạt mục tiêu một cách hiệu quả 

đối với tất cả các mô hình. Chúng ta cần phải 

biết những chương trình nào đã thành công và 

tại sao. Nếu các mô hình đưa ra trong bài báo 

này có sự tin cậy nào đó thì có thể kiểm nghiệm 

và làm rõ thông qua đánh giá chương trình. 

Những công trình nghiên cứu này sẽ đánh giá 

các chương trình trên cơ sở đạt được mục tiêu 
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trong các lĩnh vực nhận thức, các giá trị và kỹ 

năng (thích hợp) và đóng góp trực tiếp cho việc 

ủng hộ và chuyển biến xã hội. Công trình nghiên 

cứu như vậy không chỉ làm tăng chất lượng      

chương trình giáo dục mà còn giúp xác định      

được hiện nay điều gì là cảm nhận chủ yếu về 

tầm quan trọng của giáo dục trong lĩnh vực nhân 

quyền. 

 

Giáo dục nhân quyền có triển vọng trở thành 

một lĩnh vực hoàn chỉnh - cả về nhân quyền và 

giáo dục. Trong tình hình hiện nay, giáo dục 

nhân quyền là tập hợp các chương trình hấp dẫn 

và riêng rẽ. Các mô hình lý tưởng hóa được trình 

bày ở đây rất quan trọng bởi vì chúng có kèm 

theo những chiến lược cụ thể giúp nhận thức các 

nền văn hóa nhân quyền trong cộng đồng và đất 

nước chúng ta. Chúng ta có thể đều nhất trí rằng 

Toàn văn bằng tiếng Anh: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/tibbitts.htm 

chúng ta muốn xã hội nào cũng có tất cả ba mô 

hình vì chúng bổ sung lẫn nhau trong việc thúc 

đẩy cơ sở hạ tầng nhân quyền năng động. Tuy 

nhiên, với tư cách là các nhà giáo dục, chúng ta 

cần có những lựa chọn sáng suốt trong việc đầu   

tư năng lực của mình và tích cực tạo ra các cơ hội 

cho xã hội. Đưa ra những ý kiến về các mô hình 

đó có thể hỗ trợ cho quá trình này. 

 

Chúng ta đang ở thời điểm rất thuận lợi khi sự 

quan tâm và ý thức chung về nhân quyền được 

nâng cao. Chúng ta không được để mất cơ hội 

làm cho giáo dục nhân quyền trở thành một      

phương pháp tiếp cận thích hợp đối với việc 

nghiên cứu và xây dựng xã hội chúng ta. 
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Để có hiệu qu° ở những nước đa d³ng, đang 

ph²t triển, gi²o dục nhân quyền nên gắn với 

thúc đẩy sự khoan dung, gi°i quyết xung đột v¯ 

c²c khó khăn v¯ căn cứ v¯o thực tiễn địa       

phương. Quan điểm n¯y phổ biến trong giới 

chuyên gia gi²o dục nhân quyền, cụ thể l¯ ²p 

dụng với c²c nền dân chủ mới như Nam Phi. 

Cộng t²c viên Biên tập David Pitts mới đây ®± 

có cuộc th°o luận với hai nh¯ ủng hộ gi²o dục 

nhân quyền ở Nam Phi v¯ phân tích chi tiết 

quan điểm của họ trong b¯i b²o dưới đây. Ông 

Michelle Parlevliet công t²c t³i Trung tâm Giải 

quyết Xung đột ở Cape Town, còn ông Bheki 

Gumede l¯ người đúng đầu tổ chức Dân chủ 

cho Tất cả t³i Durban.  

Theo Michelle Parlevliet, một chuyên gia về nhân 

quyền và giải quyết xung đột tại Trung tâm Gi°i 

quyết Xung đột, một trong những tổ chức phi 

chính phủ hàng đầu ở Nam Phi, có trụ sở tại 

Cape Town ở tỉnh Western Cape, thì giáo dục 

nhân quyền muốn có hiệu quả phải là một bộ 

phận trong một chương trình tổng thể bao gồm 

giải quyết xung đột và thúc đẩy sự khoan dung, 

đặc biệt là ở các nước đa dạng như Nam Phi.  

 

Bà Parlevliet nói, trong thực tế, "Bạn không thể 

chỉ giải thích các nguyên tắc về nhân quyền và 

hy vọng mọi người chấp nhận các nguyên tắc 

đó. Bạn phải gắn chúng với các nền văn hóa địa 

phương và cách thức để các nguyên tắc đó mang 

lại sự thống nhất, bình đẳng và khoan dung hơn 

giữa những người có xuất thân và lợi ích khác 

nhau. "Nhân quyền và giải quyết xung đột liên 

quan với nhau", bà nói thêm. "Trước mắt, xung 

đột bạo lực và có tính huỷ diệt dẫn đến các vụ vi 

phạm nhân quyền. Về lâu dài, việc kiên quyết 

bác bỏ nhân quyền có thể dẫn đến xung đột. Đó 

là mối quan hệ trực tiếp". 

 

Trong bối cảnh Nam Phi vấn đề này diễn ra thế 

nào? Bà Parlevliet lấy ví dụ về việc những người 

nước ngoài sống trong khu vực dành cho người 

da màu ở ngoại ô Cape Town gần đây đã bị 

những cư dân sống lâu năm ở đó đuổi ra khỏi 

David Pitts  

Giáo dục nhân quyền 

Giáo dục nhân quyền ở những nước đa dạng, đang phát  

triển.ví dụ minh họa - Nam Phi 
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nhà. Bà nói, "Đây là một ví dụ điển hình về mối 

quan hệ giữa giáo dục nhân quyền với giải quyết 

xung đột”. Đó không chỉ là vấn đề giáo dục mọi 

người về quyền lợi của họ mà còn tiến hành 

những bước đi tích cực để giải quyết xung đột 

trực tiếp dẫn đến lạm dụng quyền lợi. Giáo dục 

nhân quyền không được tách biệt mà phải áp 

dụng trực tiếp vào môi trường địa phương. Bà     

lưu ý, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, có 

những khó khăn và những lợi ích xung đột thực 

sự dẫn đến lạm dụng các quyền con người. 

 

Bà Parlevliet nói tiếp, giáo dục nhân quyền 

không có hiệu quả trong những cộng đồng có 

xung đột trừ khi nó là một phần trong một biện 

pháp toàn diện. "Thực ra, việc giáo dục như vậy 

có thể có tác động   ngược lại, dẫn đến xung đột 

lớn hơn nếu người dân biết đến những quyền của 

họ đã không được thực hiện. Về khía cạnh này, 

việc giáo dục nhân quyền có thể làm tăng khả 

năng xung đột”. Bà nói thêm, nếu hiểu theo 

cách này, thì "giáo dục nhân quyền và giải quyết 

xung đột có liên quan với nhau", đặc biệt quan 

trọng trong các khu dành cho người da màu nơi 

diễn ra nhiều xung đột" liên quan đến các vấn đề 

phát triển". 

 

Bà Parlevliet cho rằng "Thông qua việc liên kết 

giáo dục nhân quyền với giải quyết xung đột, 

chúng ta cũng có thể tiến tới giải quyết những 

nguyên nhân có tính cơ cấu gây ra xung đột và 

xây dựng mối quan hệ giữa các đảng phái”. Bà 

nói rằng "xung đột giữa các bang ở châu Phi cho 

thấy cần phải xem xét cả hai vấn đề trên nếu 

chúng ta muốn giải quyết xung đột một cách có 

hiệu quả”. Bà nói thêm, điều quan trọng là phải 

tăng thêm quyền lực cho các địa phương, "để 

giúp các cộng đồng địa phương biết được họ nên 

làm gì để giải quyết những khó khăn của chính 

mình và thực hiện các quyền lợi của họ”. 

 

Bà Parlevliet đã tiến hành các khóa hội thảo đào 

tạo về nhân quyền và giải quyết xung đột ở Nam 

Phi và các nước châu Phi khác ngay sau khi tham 

gia Trung tâm Gi°i quyết Xung đột hơn hai 

năm trước. Trước đó, bà đã cộng tác với Uỷ ban 

Hòa gi°i v¯ Sự thật của nước này. Một số các  

chương trình khác của Trung tâm là: 

 

 Dự án Trung gian và Dịch vụ Đào tạo, hoạt 

động với tư cách một tổ chức trung gian độc 

lập, bên thứ ba hoặc tổ chức có vai trò thúc 

đẩy theo yêu cầu của các bên xung đột. Tổ 

chức này hoạt động chủ yếu ở các tỉnh West-

ern Cape và Free State. 

 Dự án Quản lý Cao cấp đào tạo cho các 

quan chức chính phủ cấp cao từ tất cả mọi 

nơi ở Nam và Trung Phi nhằm giải quyết 

xung đột trong và giữa các bang. 

 Chương trình Đào tạo Cảnh sát nhằm đào 

tạo cảnh sát ở Nam Phi, Zimbabwe và Na-

mibia về giải quyết xung đột, sự đa dạng về 

văn hóa và ngôn ngữ trong bối cảnh tôn 

trọng nhân quyền và 

 Dự án Chuyển hóa Nhà tù đào tạo các nhân 

viên quản giáo và tù nhân về các phương 

pháp giải quyết xung đột không dùng vũ lực. 

 

 

Michelle Parlevliet 
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Trung tâm Gi°i quyết Xung đột do Trường Đại 

học Cape Town thành lập năm 1968 là một tổ 

chức độc lập, phi lợi nhuận. Mặc dù đóng ở 

Westerrn Cape, nhưng để thực thi nhiệm vụ của 

mình, tổ chức này hoạt động trên cả nước và ở 

nhiều nơi khác trên lục địa này, đặc biệt là ở Nam 

và Trung Phi. Các nhà tài trợ của tổ chức bao 

gồm Quỹ Ford, Quỹ MacArthur, nhiều nguồn tài 

trợ lớn ở Tây Âu và Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID). 

 

Dân chủ cho Tất cả là một chương trình do Trung 

tâm Nghiên cứu Ph²p lý X± hội, trường Đại học 

Natal, tỉnh KwaZulu Nata của Nam Phi xây dựng 

năm 1994. Ông Bheki Gumede, điều phối viên  

chương trình nhất trí với ý kiến của ông Michelle 

Parlevliet cho rằng việc giáo dục nhân quyền phải 

căn cứ vào thực tiễn, đặc biệt là ở thế giới đang 

phát triển. Dân chủ cho Tất c° là một trong 

những tổ chức hàng đầu tích cực lập ra chương 

trình giảng dạy về giáo dục nhân quyền cho các  

trường công lập ở Nam Phi. 

 

Ông Gumede nói "Hiện chương trình này là một 

phần của chương trình giáo dục quốc gia về Pháp 

luật, Nhân quyền và Dân chủ nhằm nuôi dưỡng 

một nền văn hóa dân chủ và nhân quyền trong    

nước, là một nỗ lực đặc biệt quan trọng trong một 

nền dân chủ mới như Nam Phi”. Tổ chức Dân chủ 

cho Tất cả có ba vai trò: 

 Xây dựng tài liệu về dân chủ và nhân quyền 

cho giáo viên và học sinh phù hợp với hệ 

thống giáo dục mới dựa trên kết quả. Nỗ lực 

này hiện đang được thực hiện - tài liệu cho 

lớp 7 đã được hoàn tất. 

 Phối hợp các chương trình đào tạo giáo viên 

về giáo dục dân chủ và nhân quyền. Công 

tác này đang tiến hành trên cả nước cùng 

với các giáo viên đang giảng dạy và giáo 

sinh. 

 Cùng với các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn 

tham gia phát triển và đăng ký năng lực giáo 

dục dân chủ và nhân quyền với Cơ quan 

Tiêu chuẩn Nam Phi.  

 

Ông Gumede nói "Nỗ lực có tính thực tiễn này là 

cần thiết, có nghĩa là bạn phải xem xét đến hoàn 

cảnh của nhiều trẻ em khi đến trường”. Chẳng 

hạn như, "nhiều trẻ em phải nhịn đói đi học và 

gặp phải tất cả các loại vấn đề trong gia đình và 

cộng đồng. Nhiều trường hợp, giáo viên thường 

phải đóng nhiều vai trò - là phụ huynh thay thế. 

Tài liệu [giáo dục nhân quyền] phải tính đến 

những thực tế hàng ngày này”. 

 

Ông Gumede cũng nói rằng, theo ông, tài liệu về 

giáo dục dân chủ và nhân quyền muốn có hiệu 

quả phải được đưa vào toàn bộ chương trình 

giảng dạy ở trường chứ không nên giới hạn riêng 

cho một bộ môn cụ thể nào". Bên cạnh các công 

việc giành cho các trường học, Tổ chức Dân chủ 

cho Tất c° còn tổ chức các cuộc hội thảo cho 

cộng đồng sử dụng hình thức "đóng kịch, các 

phiên tòa xét xử thử và bàn bạc giải quyết" để 

minh họa các tình huống cụ thể mà công dân 

gặp phải ở nước Nam Phi dân chủ mới”. 

 

Ông Gumede nói tiếp, sự nhấn mạnh vào việc 

phát triển các kỹ năng tư duy phê phán, tranh 

cãi và lý giải nhằm "khuyến khích sự tham gia 

Bheki Gumede 



17 

của nhân dân, thực hiện dân chủ, cam kết và 

nhân quyền”. Đặc trưng trong những tài liệu có 

tính tương hỗ được xây dựng là "Trò chơi Thách 

thức Dân chủ", trắc nghiệm sự hiểu biết về Luật 

Nhân quyền và Hiến pháp của Nam Phi. Việc áp 

dụng trò chơi này khuyến khích người tham gia 

"đối mặt với thách thức và tìm xem họ dân chủ 

như thế nào". 

 

Dân chủ cho Tất cả là sự phát triển của một     

chương trình phổ biến được biết đến với tên gọi 

"Luật đường phố" - một chương trình giáo dục về 

luật pháp, chính trị và nhân quyền. Bên cạnh 

việc xây dựng các chương trình giáo dục về dân 

chủ và nhân quyền và tổ chức các cuộc hội thảo 

cho cộng đồng, Dân chủ cho Tất cả còn xuất 

bản tạp chí Theo dõi Dân chủ ra hàng tháng, các 

bài báo đăng trong tạp chí này chủ yếu là về việc 

giáo dục dân chủ và nhân quyền và sự tham gia 

của người dân. Năm 1995, ông Gumede tham 

gia tổ chức Dân chủ cho Tất cả với tư cách là 

một tình nguyện viên. Ông nhấn mạnh rằng giáo 

dục nhân quyền, thực ra là tất cả hoạt động giáo 

dục ở thế giới đang phát triển, phải căn cứ vào 

môi trường thực tế mà sinh viên và cha mẹ họ 

sinh sống. 

 

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật - Xã hội của  

trường Đại học Natal (Durban) thuộc tỉnh KwaZulu 

Natal là văn phòng quốc gia về chương trình Dân 

chủ cho Tất c°. Văn phòng này có các điều phối 

viên ở các trường đại học trên toàn Nam Phi. 

Hiện có 7 văn phòng Dân chủ cho Tất cả ở cấp 

tỉnh như Eastern Cape, Western Cape, Free 

State, Gauteng, North West, Mpumalanga và tỉnh 

Northern. Chương trình Dân chủ cho Tất cả chủ 

yếu do USAID tài trợ. 

Toàn văn bằng tiếng Anh: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/pitts1.htm 
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ở  Hoa Kỳ, gi²o dục nhân quyền được phi tập 

trung hóa. Nhiều tổ chức tham gia v¯o cố gắng 

chung nh´m gi²o dục công dân, t³o ra sự đa 

d³ng ®²ng kinh ng³c vÒ t¯i liệu v¯ c²c chương 

trình gi°ng d³y. Trong b¯i b²o sau đây, b¯ Nan-

cy Flowers, mét nh¯ gi²o dục v¯ ho³t động 

nhân quyền, người đồng s²ng lập Tổ chức Nhân 

quyền Hoa Kỳ, sẽ trình b¯y phương ph²p tiếp 

cận của Hoa Kỳ.  

Nếu bạn chặn ai đó trên đường phố của bất kỳ 

thành phố lớn nào trên thế giới và hỏi "Nhân 

quyền của bạn là gì?", thì dù ở độ tuổi nào, ở đâu 

và có hoàn cảnh xã hội như thế nào cũng ít     

người có được một câu trả lời hay. Thực tế đáng 

buồn là hầu hết mọi người vẫn không có khái 

niệm gì nhân quyền.  

Hệ thống giáo dục công cộng ở các bang của 

Hoa Kỳ yêu cầu các học sinh tốt nghiệp trung 

học phải hiểu biết quyền hiến pháp và dân sự 

của mình. Tuy nhiên hầu hết chỉ có một khái 

niệm mù mờ về nhân quyền được nêu ra trong 

Tuyên ngôn To¯n cầu về Nhân quyền (UDHR) 

được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1948, đặc 

biệt việc đảm bảo các quyền kinh tế, xã hội. Xóa 

đi khoảng cách hiểu biết này là trọng tâm của 

giáo dục nhân quyền ở Hoa Kỳ. 

Theo khảo sát của Giáo sư Dennis N. Banks ở   

trường đại học NewYork, Oneonta, đã có 40% 

các bang đưa nhân quyền vào chuẩn giáo dục 

của bang. Theo những tiêu chuẩn này, nhân 

quyền thường được gắn với những chủ đề như 

trại tập trung phát xít, nô lệ, sự diệt chủng, 

quyền công dân, các giá trị dân chủ, hòa bình, 

giải quyết xung đột và các vấn đề hiện nay. Theo 

Giáo sư Banks "Nhân quyền đang được các giáo 

viên đưa vào chương trình giảng dạy chuẩn. 

Nancy Flowers 

Giáo dục nhân quyền ở Hoa Kỳ 

Giáo dục nhân quyền 
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Nhân quyền chưa phải là một phần của hệ thống 

đánh giá quốc gia nhưng ngày càng nhiều người 

nhận thức được nhu cầu giáo dục về nhân 

quyền". 

Gi²o dục Nhân quyền v¯ X± hội dân sự 

Mặc dù giáo dục nhân quyền (HRE) chưa được 

các cơ quan giáo dục bang thúc đẩy tích cực     

nhưng đang phát triển mạnh trong xã hội dân sự 

ở Hoa Kỳ. Các tổ chức chuyên nghiệp như Hội 

đồng Quốc gia Nghiên cứu Xã hội và các hiệp 

hội giáo viên lớn đã chính thức nhận thức được  

tầm quan trọng của HRE và đã trình bày những 

vấn đề nhân quyền tại các hội nghị và trong các 

bài báo của mình. 

Các tổ chức quốc gia chính đã đưa nhân quyền 

vào các chương trình giáo dục của mình. Ví dụ, 

ấn phẩm của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ "Cập 

nhật về giáo dục liên quan đến luật" đã dành 

nhiều số đặc biệt nói về nhân quyền. Street Law 

hỗ trợ giáo dục luật pháp cho công dân gần đây 

đã đưa nhân quyền vào tất cả các ấn phẩm của 

mình và xuất bản một cuốn sách giáo khoa trung 

học quan trọng, cuốn "Nhân quyền cho mọi     

người". 

 

Các tổ chức giáo dục vốn từng tập trung vào vấn 

đề khoan dung và giải quyết xung đột cũng đang 

ngày càng đưa nhân quyền vào các ấn phẩm của 

mình. Ví dụ, một tổ chức giảng dạy và giáo dục 

quốc gia, Đối mặt với Lịch sử v¯ chính Chúng 

ta, đang cố gắng chống lại sự kỳ thị thông qua 

hiểu biết những yếu tố chính trị và con người đã 

tạo nên những sự kiện như tàn sát người Do Thái 

nay cũng tìm cách đưa thêm vấn đề nhân quyền 

vào chương trình giảng dạy của mình. Điều này 

cũng đang xảy ra đối với những tổ chức nghiên 

cứu các vấn đề toàn cầu, giáo dục hòa bình và 

giáo dục giá trị cũng như các nhóm thanh niên  

như Hướng đạo sinh nữ nay cũng rất có uy tín 

trong vấn đề nhân quyền.  

Các tổ chức giáo dục các chủ đề chuyên khảo 

cũng đã bắt đầu đưa ra chương trình giảng dạy 

nhân quyền. Ví dụ Uỷ ban Phụ nữ vì Trẻ em và 

Phụ nữ Tị nạn và Uỷ ban Hoa Kỳ về Người Tị 

nạn đều có những tài liệu giảng dạy rất tốt cho 

các trường học. Trung tâm Dữ liệu Phụ nữ Da 

màu Berkeley ở California đã xây dựng chương 

trình giáo dục cho phụ nữ trong nền kinh tế toàn 

cầu, một cẩm nang cho các hoạt động học tập, 

nhằm giải quyết vấn đề toàn cầu hóa về phương 

diện nhân quyền. Mạng lưới của những người 

sống sót do mìn sát thương đang xây dựng một 

chương trình giáo dục về nhân quyền cho người 

tàn tật.  

Không chỉ có những tổ chức quốc gia có đầy đủ 

nhân lực và ngân sách để làm được điều này. 

Ngày càng có nhiều tổ chức giáo dục nhân quyền 

có cơ sở hoạt động trong một bang hay cộng 

đồng cụ thể với các nhân viên tình nguyện. Điển 

hình trong số này là Viện Nhân quyền Hawaii là 

nơi tổ chức các khóa học mùa hè hàng năm cho 

giáo viên và Trung tâm Nhân quyền Idaho. Do 

luật sư và nhà hoạt động Les Bock thành lập năm 

Nancy Flowers 
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1996, trung tâm này phối hợp với Sở Giáo dục 

Idaho và các cơ quan cấp bang khác nhằm nâng 

cao nhận thức người dân về nhân quyền. Cố 

gắng nổi bật gần đây là buổi thuyết trình về lịch 

sử nhân quyền tại Bảo tàng Lịch sử Idaho và sẽ 

nhân rộng ra ở các lớp học.  

Sự sáng tạo và năng động của các tổ chức phi 

chính phủ này có thể được minh chứng qua sự 

phong phú và chất lượng của các phản ứng trước 

cuộc tấn công khủng bố Hoa Kỳ ngày 

11/9/2001. Chỉ trong vài tuần, chương trình 

giáo dục của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ đã 

xuất bản sách Hướng dẫn Giải quyết Khủng 

hoảng ngày 11/9, đây là một chương trình học 

dành cho tiểu học và trung học đề cập đến những 

vấn đề này theo góc độ nhân quyền và luật nhân 

đạo, đồng thời đề xuất sáng kiến hành động có 

trách nhiệm. Tổ chức Quyền Hiến pháp đã đưa 

ra một loạt các thách thức khó nêu lên những câu 

hỏi trong tình huống có liên quan đến nhân 

quyền như "Liệu chúng ta có cần một tòa án hình 

sự quốc tế không?" và "Khủng bố là gì?". 

Nhiều tổ chức như Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu 

của Hoa Kỳ, Nhà Giáo dục vì Trách nhiệm Xã 

hội, Dạy học đem lại sự đổi thay và Trung tâm 

Phát triển Giáo dục đã đóng góp nguồn lực cho 

các nhà giáo dục chống lại sự phân biệt và bất 

công đối với người Hoa Kỳ gốc Arập, người Hồi 

giáo và các sắc tộc thiểu số khác. Những nhóm 

khác như Giáo dục Toàn cầu ở Seattle, Washing-

ton và Dự án Sáng tác khu vực vùng vịnh ở 

Berkeley, California, đã nhanh chóng tổ chức các 

hội thảo và thảo luận với trọng tâm là vấn đề 

nhân quyền. 

 

 

Gi²o dục nhân quyền ở cấp đ³i học 

Hầu hết các nhà hoạt động nhân quyền có học 

vấn đều học các trường luật với chuyên ngành 

luật quốc tế. Tuy nhiên, nhiều cơ quan của Hoa 

Kỳ cũng cấp bằng cao học về các lĩnh vực có liên 

quan đến nhân quyền. Ví dụ: Trung tâm Nghiên 

cứu Nhân quyền của trường Đại học Columbia có 

một chương trình cao học kết hợp nghiên cứu 

nhân quyền với các bộ môn khác như giáo dục, y 

tế công cộng, công tác xã hội hay các vấn đề 

quốc tế và công cộng khác. Các chương trình 

toàn diện tương tự cũng có ở nhiều trường đại 

học kể cả trường Đại học Notre Dame, trường 

Đại học Maryland và trường Đại học Hoa Kỳ. 

Các trường khác cũng có những chương trình 

cao học chuyên ngành như chương trình nhân 

quyền của Khoa Y tế Công cộng ở trường Đại 

học Havard. Những nơi khác như Orville 

H.Schell, Jr., Trung tâm Nhân quyền Quốc tế 

Đại học Yale và Viện Nhân quyền trường Đại 

học Havard vẫn có các viện nghiên cứu về nhân 

quyền.  

Khi các tổ chức giáo dục truyền thống đã mở 

rộng phạm vi bao gồm cả nhân quyền, các       

chương trình nhân quyền ở đại học cũng được 

mở rộng bao gồm cả giáo dục cho bậc tiểu học. 

Trung tâm Nhân quyền trường Đại học Minneso-

ta đã thành lập một Trung tâm Dữ liệu Nhân 

quyền làm trung tâm quốc gia cung cấp các tài 

liệu giáo dục về nhân quyền. Trung tâm này phối 

hợp trực tiếp tại trường học với các chương trình 

đối tác trong giáo dục nhân quyền và thông qua 

loạt sách về giáo dục nhân quyền, trung tâm này 

đã trở thành một nhà xuất bản chính về tài liệu 
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chương trình học trong lĩnh vực này. Bộ sách 

nghiên cứu nhân quyền của trường Đại học 

Pennsylvania cũng đã in những tác phẩm quan 

trọng về giáo dục nhân quyền như Gi²o dục 

nhân quyền cho thế kỷ 21 (do Andreopoulos và 

Claude biên tập) và Gi²o dục vì nhân phẩm con 

người của Betty Reardon. 

Gi²o dục nhân quyền cho c²c đối tượng 

phổ thông kh²c 

Nỗ lực giáo dục nhân quyền trong xã hội dân sự 

không chỉ giới hạn ở giáo dục chính quy. Trên 

thực tế, một vài loại hình giáo dục nhân quyền 

hiệu quả nhất ở Hoa Kỳ dành cho các đối tượng 

khác, bao gồm thanh niên và người lớn, đặc biệt 

là những nhóm người bị thiệt thòi. Những nhóm 

này có chung mục đích giáo dục mọi người về 

nhân quyền để họ có thể đòi, thúc đẩy và bảo vệ 

nhân quyền. Đối với tất cả những nhà giáo dục 

nhân quyền trong lĩnh vực giáo dục phi chính 

phủ, mối liên hệ giữa học và hành là rất quan 

trọng. 

Một trong những nhóm năng động nhất là Trung 

tâm Quốc gia về Giáo dục Nhân quyền (NCHRE) 

ở Atlanta, Georgia, có mục tiêu xây dựng một 

phong trào nhân quyền ở Hoa Kỳ bằng cách đào 

tạo những lãnh đạo cộng đồng và các sinh viên 

hoạt động để áp dụng những tiêu chuẩn nhân 

quyền vào các vấn đề bất công. NCHRE tập 

trung vào quyền kinh tế, xã hội, đặc biệt giáo dục 

các tổ chức cộng đồng có liên quan đến phong 

trào chống nghèo đói và quyền an sinh xã hội. 

Một số nhóm khác như Liên minh Công dân 

Georgia về nghèo đói, Dự án Chống Phân biệt 

về Nhà ở của Holyoke, Massachusetts, Liên minh 

Quyền Biên giới của El Paso, Texas và Nhân 

quyền cho Thổ dân Hoa Kỳ của Fargo, Bắc Da-

kota, đã tham gia những khóa học cơ bản về 

nhân quyền cũng như các hội thảo chiến lược cao 

cấp giúp họ bảo vệ quyền lợi của mình. Nhờ sự 

huấn luyện của NCHRE nên các nhà hoạt động 

về nhiều vấn đề như chống phân biệt chủng tộc, 

ghét bỏ đồng loại, đói nghèo và kỳ thị những ngư

ời tàn tật, thúc đẩy quyền phụ nữ, bảo vệ môi trư

ường, bảo vệ quyền sinh đẻ, cũng là một bộ phận 

của phong trào nhân quyền toàn cầu. Như nhà 

sáng lập và Giám đốc Điều hành, Loretta Ross đã 

nhận xét "Cũng như việc dạy cho nô lệ biết đọc ở 

Hoa Kỳ thế kỷ 19, dạy nhân quyền ở Hoa Kỳ thế 

kỷ 21 là một hành động sâu rộng cho thấy kỳ 

vọng lớn lao vào khả năng của con người. Giáo 

dục nhân quyền đào tạo chúng ta theo một cách 

mới liên kết với nhau, không phải mâu thuẫn mà 

đoàn kết tất cả chúng ta lại vì vận mệnh chung". 

Viện Phát triển Lãnh đạo Phụ nữ (WILD) ở San 

Francisco, California, cũng giáo dục về nhân 

quyền để giải quyết những vấn đề xã hội ở Hoa 

Kỳ, đặc biệt là giới tính, chủng tộc và sự kỳ thị 

dựa trên sắc tộc. Ví dụ năm 1977 WILD đã mở 

một chiến dịch giáo dục và hỗ trợ địa phương để 

đòi chính quyền thành phố San Francisco thực 

hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về loại bỏ tất cả 

các hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW). 

Với sự trợ giúp của các nhà hoạt động giáo dục 

địa phương, WILD đã tổ chức các khóa huấn 

luyện nhân quyền cho nhiều tổ chức hoạt động vì 

phụ nữ và bé gái và tổ chức điều trần trước Hội 

đồng giám sát San Francisco về kỳ thị chống phụ 

nữ và bé gái về vấn đề sức khoẻ, bạo lực và công 

bằng kinh tế. Sau buổi điều trần này, San Francis-

co đã thông qua một sắc lệnh chấp thuận 

CEDAW như một bộ luật của thành phố. WILD 

cũng có chương trình thanh niên mở rộng đào 

tạo thiếu nữ về nhân quyền, về kỹ năng hỗ trợ và 

lãnh đạo. Mạng lưới Quyền Phụ nữ (WRN) ở Bos-

ton, Massachusetts, cũng sử dụng khuôn khổ 

nhân quyền để thúc đẩy quyền phụ nữ. WRN 

huấn luyện các nhà hoạt động địa phương về các 
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vấn đề bạo lực trong gia đình và lạm dụng tình 

dục để tăng cường khả năng, kỹ năng thực hiện 

khảo sát, phân tích và bảo vệ nhân quyền.  

Trong nhiều cộng đồng trên khắp cả nước, các tổ 

chức tôn giáo cũng giáo dục về nhân quyền. Sau 

đây là một số ví dụ: 

 Chương trình Thế giới Khác biệt của Liên 

đoàn Chống Bôi nhọ B'nai B'rith là một 

trong những chương trình hữu hiệu nhất đấu 

tranh cho khoan dung và tôn trọng tính đa 

dạng. 

 Uỷ ban Công tác Thống nhất sự Đa dạng đã 

xuất bản một cẩm nang và chương trình huấn 

luyện về quyền phụ nữ được sử dụng rộng rãi. 

Đó là sự công bằng về giới tính: Quyền phụ 

nữ là nhân quyền, của Elizabeth Fisher và 

Linda Gray Mackay. 

 Hội nghị Cơ đốc Ohio đã xuất bản một loạt  

hướng dẫn nghiên cứu cho người lớn và học 

sinh trung học về án tử hình, một loại án bị 

hầu hết các giáo đoàn lớn lên án.  

 Trường Đại học Soka, một trường do Phật 

giáo hỗ trợ ở California, tổ chức hội nghị     

thường xuyên cho công chúng về các chủ đề 

nhân quyền. 

Xây dựng một nền văn hóa nhân quyền 

Giáo dục nhân quyền ở Hoa Kỳ đang phát triển 

thông qua những nỗ lực đa dạng và sáng tạo của 

xã hội dân sự, kể cả những việc giáo dục sau đại 

học, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tôn 

giáo và các nhà hoạt động cơ sở. Dù thông qua 

nghiên cứu của một viện nghiên cứu đại học hay 

giáo dục cộng đồng ở các vùng nông thôn nghèo 

thì những nỗ lực này đều cùng cố gắng xây dựng 

một nền văn hóa nhân quyền ở đất nước này. 

Nhiệm vụ phía trước là tập hợp tất cả những nỗ 

lực này và đảm bảo có một chương trình giáo 

dục nhân quyền hiệu quả ở các trường công để 

Toàn văn bằng tiếng Anh:   http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/flowers.htm 
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Truyền thống tr²ch nhiệm cơ sở về gi²o dục 

công cộng ở Hoa Kỳ xuất ph²t từ điều sửa đổi 

thứ mười của Hiến ph²p: "Những quyền lực 

m¯ Hiến ph²p không d¯nh cho liên bang, cũng 

không bị c²c bang ngăn cấm, sẽ l¯ quyền lực 

của c²c bang”. Do đó, luật liên bang không có 

chương trình gi°ng d³y chuẩn n¯o. Trong b¯i 

b²o sau, cộng t²c viên biên tập David Pitts 

xem xét hai tổ chức phi chính phủ thúc đẩy 

gi²o dục nhân quyền ở Hoa Kỳ. 

ở Hoa Kỳ, giáo dục công chủ yếu là trách nhiệm 

của các hội đồng trường học địa phương và về 

mặt pháp lý do các cử tri bầu lên. Vì tính phi tập 

trung hóa này nên các chương trình giáo dục rất 

khác nhau giữa các bang và các quận. Do đó, 

không có chương trình giảng dạy quốc gia về 

nhân quyền để dùng cho tất cả các trường học 

trong cả nước. Nhiều trường dạy nhân quyền 

trong các môn xã hội hay công dân của chương 

trình do địa phương soạn ra. Nhưng trong những 

thập kỷ gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ đã 

xây dựng các chương trình giảng dạy cho tất cả 

các trường trong cả nước sử dụng. Các kế hoạch 

bài giảng đều dành cho hệ thống trường học 

chọn lựa sử dụng chúng.  

Một số tổ chức phi chính phủ như Trung tâm 

Giáo dục Công dân ở Los Angeles, California, đã 

tiếp cận toàn diện với vấn đề này, đặc biệt coi 

giáo dục nhân quyền là một phần của chương 

trình giáo dục công dân rộng hơn trong khi 

những tổ chức khác như Trung tâm Luật nghèo 

đói Phương Nam ở Montgomery, Alabama tiếp 

cận hẹp hơn, coi giáo dục nhân quyền chủ yếu 

liên quan đến xây dựng lòng khoan dung. 

Tại Trung tâm Giáo dục Công dân, Phó giám đốc 

John Hale cho biết "Chúng tôi tiếp cận sâu rộng. 

Vấn đề là giáo dục nhân quyền có thể có ý nghĩa 

David Pitts 

Giáo dục Nhân quyền ở các Trường học Hoa Kỳ 

Giáo dục nhân quyền 
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khác nhau đối với những đối tượng khác nhau. Do 

không có sự nhất trí hoàn toàn về giáo dục nhân 

quyền nên sẽ hợp lý nếu giáo dục công dân sâu 

rộng cho phép sinh viên tự suy nghĩ về các vấn đề 

nhân quyền". 

Khi được hỏi tại sao chương trình giáo dục công 

dân sâu rộng lại có một vị trí trong các trường học 

Hoa Kỳ, ông Hale cho biết "các trường học có 

trách nhiệm lịch sử đặc biệt về phát triển năng lực 

và trách nhiệm công dân”. Đây cũng là quan điểm 

của công chúng Hoa Kỳ được phản ảnh qua các 

kết quả bỏ phiếu. Ông Hale lưu ý rằng tầm quan 

trọng của giáo dục công dân cũng được các nhà 

lập quốc nhấn mạnh. Thomas Jefferson, James 

Madison, John Adams và những người khác đều 

nhấn mạnh "thậm chí những cơ quan hoàn thiện 

nhất cũng không đủ để bảo vệ một xã hội tự do. 

Do đó giáo dục công dân là thiết yếu đối với việc 

gìn giữ và phát triển dân chủ hiến pháp Hoa Kỳ". 

Cốt lõi của chương trình này cho các trường học 

là Các Nền tảng Dân chủ K-12 được đề ra những 

năm 1970 và được điều chỉnh, đặt tên lại vào 

những năm 90. Những nội dung chính gồm: 

 Chúng tôi là Con người, là Công dân, là Hiến 

pháp - chương trình hướng dẫn về lịch sử và 

các nguyên tắc dân chủ hiến pháp Hoa Kỳ. 

 Chúng tôi là Con người, Công dân của Dự án 

- chương trình nhằm khơi dậy sự quan tâm 

đối với hoạch định chính sách cũng như khả 

năng tham gia vào chính quyền bang và địa 

phương. 

 Thanh niên vì Công lý, chương trình của 

thanh niên đề ra các giải pháp xây dựng       

trường học và cộng đồng an toàn, kỷ luật, 

không có ma tuý. 

Ông Hale cho biết những đánh giá chương trình 

cho thấy ở các trường học triển khai, học sinh trở 

nên khoan dung hơn và đó là mục đích chính của 

giáo dục nhân quyền. Ông cũng nhấn mạnh rằng 

các chương trình của trung tâm không chỉ dành 

cho các trường học Hoa Kỳ. Trung tâm cũng 

hoạt động ở nhiều nước trên thế giới. Trung tâm 

đã sử dụng kinh nghiệm ở Hoa Kỳ để giúp các 

nhà giáo dục các nước khác vạch ra các chương 

trình giáo dục công dân tuỳ từng hoàn cảnh của 

địa phương.  

Ông Hale cho hay thực ra, giáo dục công dân có 

thể cần thiết đối với các nền dân chủ non trẻ hơn 

là những nền dân chủ có truyền thống như Hoa 

Kỳ. "Mặc dù các thiết chế dân chủ đã được xây 

dựng ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới 

nhưng những công dân nói chung thiếu kiến thức 

dân sự cơ bản, kỹ năng và thái độ tham gia có ý 

thức vào chính quyền. Các nhà giáo dục ở các 

quốc gia không có văn hóa dân chủ thường đánh 

giá cao kinh nghiệm và tư vấn của các nhà giáo 

dục từ nhiều nước có truyền thống dân chủ lâu 

đời". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các chương 

trình giáo dục công dân phải do địa phương xây 

dựng. 

Ngược với Trung tâm Giáo dục Công dân, Trung 

tâm Luật Đói nghèo Phương Nam lại thúc đẩy 

một khái niệm hẹp hơn về giáo dục nhân quyền 

tập trung vào khoan dung và đấu tranh chống sự 

ghét bỏ. Theo Giám đốc Jim Carnes, các tài liệu 

do trung tâm soạn thảo theo chương trình "Dạy 

khoan dung" miễn phí cho "bất kỳ trường nào có 

yêu cầu". Ông nói thêm "Chúng tôi cố gắng đưa 

ra các tài liệu càng linh hoạt càng tốt để các      

trường có thể sử dụng theo nhiều cách. Chúng 

tôi đã nhận ra nhu cầu này cách đây 10 năm". 

Cũng theo ông Carnes, năm 1990, nghiên cứu 

của Dự án Tình báo của Trung tâm và các nguồn 

khác bắt đầu ghi nhận mức độ tàn nhẫn ngày 
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càng tăng trong thanh niên và tỷ lệ thanh niên 

phạm tội ghét bỏ. Trung tâm đã nhận ra rằng 

phải mở rộng hoạt động đến các trường học và 

cộng đồng quan tâm đến vun đắp sự hiểu biết và 

tôn trọng sự khác biệt. 

Một số tài liệu của trung tâm: 

 Tạp chí dạy Khoan dung, một ấn phẩm năm 

hai số ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy kho-

an dung trên cả nước và miễn phí cho 

những giáo viên có yêu cầu. 

 Các chương trình giảng dạy phát miễn phí 

cho các hiệu trưởng ở Hoa Kỳ và nước 

ngoài như: Mười cách chống lại thù hận, 

101 công cụ để khoan dung và hiểu biết 

hơn về dân quyền.  

 

Trang web dạy khoan dung, khai trương năm 

2001 có mục đích cập nhật cho các giáo viên và 

trường học về những ý tưởng chống định kiến 

mới nhất. 
http://slcenter.org/teachingtolerance/tt_index.html 
 

Ông Carnes cho hay "Cách đây 3 năm, chúng 

tôi đã có đánh giá chi tiết về chương trình này. 

Chúng tôi tập trung vào hai thành phố Houston 

và Minneapolis và so sánh kết quả giữa các giáo 

viên sử dụng tài liệu của chúng tôi và những     

người không dùng. Tuy đó không phải là một sự 

nghiên cứu chặt chẽ và sự đánh giá rất khó khăn 

do các tài liệu được sử dụng linh hoạt nhưng rõ 

ràng là có kết quả tích cực. Ví dụ, có nhiều biểu 

hiện rõ ràng về giảm xung đột”. Ngoài chương 

trình dạy khoan dung ra, trung tâm còn có bộ 

phận pháp lý đấu tranh chống phân biệt chủng 

tộc thông qua tòa án và các phương tiện khác. 

Trung tâm Giáo dục Công dân và Trung tâm Luật 

Đói nghèo Phương Nam chỉ là hai tổ chức phi 

chính phủ tích cực trong giáo dục nhân quyền. 

Có nhiều tổ chức khác như Hiệp hội Giáo dục 

Nhân quyền (HREA) ở Cambridge, Massachu-

setts, một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ giới 

thiệu khái niệm nhân quyền vào các chương trình 

giáo dục chung và hoạt động giảng dạy. HREA 

phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ và phi 

chính phủ và hỗ trợ trong phát triển chương trình 

dạy, huấn luyện các nhóm chuyên nghiệp, nghiên 

cứu và đánh giá. 

HREA cũng tổ chức và thực hiện nhiều hội nghị 

để mở rộng mạng lưới và chia sẻ nguồn lực cho 

các hoạt động viên nhân quyền, các nhà giáo dục 

và các nhà chuyên môn khác trên thế giới. Hội 

thảo giáo dục nhân quyền toàn cầu là một diễn 

đàn ôn hòa với hơn 2300 thành viên của 140    

nước đến để chia sẻ nguồn lực, các phương pháp 

và chiến lược mới.  

Toàn văn bằng tiếng Anh:  http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/pitts2.htm 
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Tài liệu này phổ biến ở các trường học Hoa Kỳ 

do Trung tâm luật đói nghèo phía Nam xuất bản. 

Bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, ấn phẩm này 

kêu gọi độc giả không chỉ xây dựng mà còn đề 

cao sự đa dạng. Nó gồm cả những ý tưởng cho cá 

nhân, gia đình, trường học, công sở và cộng 

đồng. Một số đề xuất như sau: 

 Có kỳ nghỉ về lịch sử dân quyền và đi thăm 

các địa danh và bảo tàng chính. 

 Xây dựng một chương trình bạn qua thư để 

kết nối với mọi người trong cộng đồng, trong 

nước và trên thế giới.  

 Khuyến khích các trường học cung cấp 

nguồn lực đồng đều cho vận động viên nam 

và nữ. 

 Vận động không sử dụng những biểu trưng  

trường học gây chia rẽ. 

Cuốn sách này cũng kêu gọi độc giả có lời cam 

kết khoan dung. Những ai cam kết hứa sẽ xem 

xét các định kiến của mình để vượt qua, nêu       

gương điển hình cho những người mà họ tiếp xúc 

và luôn tuyên truyền chống lại hận thù và bất 

công. ấn phẩm này kết luận "Chúng ta cùng sống 

trong một thế giới. Dù có sự khác biệt về chính 

trị, sắc tộc, kinh tế, khả năng, văn hóa và ngôn 

ngữ nhưng chúng ta cùng sống trong một thế 

giới. Khoan dung là đón nhận sự khác biệt đó và 

cùng vui vẻ chia sẻ điều đó”. 

101 công cụ để khoan dung: 

Courtesy Southern Poverty Center 

Toàn văn bằng tiếng Anh: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/pitts2.htm 
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Nhận thức của thế giới về vấn đề nhân quyền 

xuất ph²t từ c²c chương trình đ¯o t³o được 

b°o trợ có quy mô lớn. Trong c²c chương trình 

n¯y, c²c gi°ng viên có trình độ từ c²c nước 

ph²t triển đến c²c nước kém ph²t triển hơn, 

c²c quốc gia đang trong qu² trình chuyển đổi 

hoặc vừa tr°i qua xung đột. Trong b¯i b²o n¯y, 

ông Michael E. Hartmann, một Công tố viên 

Quốc tế của Tòa ²n tối cao Kosovo, l¯m việc 

cho ph²i đo¯n Liên Hợp Quốc t³i Kosovo, ®±  

đưa ra những đề xuất chủ yếu cho những      

người tổ chức c²c chương trình đ¯o t³o nhân 

quyền quốc tế. 

Các chương trình đào tạo này có rất nhiều mục 

tiêu. Bài báo tập trung đề cập đến vấn đề đào tạo 

các thẩm phán, công tố viên, luật sư và cảnh sát. 

Đồng thời, bài viết cũng đề cập đến việc đào tạo 

quyền con người có liên quan đến vấn đề giam 

giữ, bắt bớ, điều tra và xử án, cũng như hệ thống 

tòa hình sự từ quá trình bắt giữ của cảnh sát đến 

các bản án của tòa. Do có nhiều quyền con người 

được bảo vệ thông qua việc cải cách các bộ luật tố 

tụng hình sự, nên vấn đề đào tạo luật pháp cũng 

được đề cập đến. 

Một giảng viên về quyền con người phải tôn trọng 

nền văn hóa pháp luật và luật lệ của một quốc gia 

bằng việc giành thời gian và công sức chuẩn bị 

mô hình và phương thức tổ chức cho từng chương 

trình đào tạo. Điều này đòi hỏi phải có hiểu biết 

sâu sắc về đất nước đó, hoặc thông qua những  

người đang sống ở nước này, hoặc bằng cách đến 

đất nước đó từ trước và dần điều chỉnh các        

phương pháp cũng như tài liệu giảng dạy. 

Ai tổ chức c²c chương trình đ¯o t³o nhân 

quyền? 

Người thực hiện các chương trình đào tạo nhân 

quyền bao gồm những người đến từ nhiều nước 

phát triển và được các nước này tài trợ. Những    

nước này có Hoa Kỳ, thông qua Bộ Ngoại giao và 

Michael E. Hartmann 

Đ¯o tạo nhân quyền trên phạm vi quốc tế 

Giáo dục nhân quyền 
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Bộ Tư pháp. Ngoài ra còn có các thành viên của 

Liên minh châu Âu (EU), các tổ chức khu vực ví 

dụ như Hội đồng châu Âu (CoE), Tổ chức An ninh 

và Hợp tác châu Âu (OSCE). Các tổ chức quốc tế 

ví dụ như Liên Hợp Quốc quản lý các chương 

trình đào tạo nhân quyền thông qua một số cơ 

quan chuyên môn như Văn phòng Cao uỷ Liên 

Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), Chương 

trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và các  

chương trình do UNIFEM tài trợ, cũng như thông 

qua một số nhân viên nhân quyền của các phái bộ 

gìn giữ hòa bình. 

Danh sách còn bao gồm rất nhiều tổ chức phi 

chính phủ (NGOs) tổ chức các khóa đào tạo nhân 

quyền, ví dụ như nhóm Luật Nhân quyền Quốc tế, 

Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân 

quyền, ABA - CEELI và các tổ chức khác. 

C²c khóa đ¯o t³o nhân quyền được tổ chức 

ở đâu v¯ những ai tham dự? 

Các khóa đào tạo nhân quyền ban đầu chỉ diễn ra 

ở những nước đang trong quá trình chuyển đổi từ 

chế độ chuyên chế, bao gồm những nước vừa trải 

qua xung đột, những nước mới thành lập từ Liên 

bang Nam Tư cũ, những nước mới độc lập (NIS) 

tách ra từ Liên bang Xô Viết trước đây và nhiều   

nước khác. 

Trong các quốc gia này, bộ máy tư pháp - các 

thẩm phán, công tố viên - và luật sư - cảnh sát sẽ 

là những người được tham dự các khóa đào tạo. 

Tuy nhiên, trong các khóa học cũng sẽ có các 

chuyên gia khác, ví dụ như các cán bộ đào tạo, 

các thẩm phán phụ trách những vụ án nhỏ (về 

mặt chuyên môn không phải là các thẩm phán 

theo tiêu chuẩn quốc tế độc lập và những người 

không giải quyết các vụ án hình sự) và nhân viên 

của các tổ chức phi chính phủ. 

Các học viên quốc tế khác có khả năng giám sát 

hoặc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực   

tư pháp đều có thể tham dự các khóa đào tạo. Ví 

dụ, taị Kosovo, các học viên quốc tế được Phái 

đoàn Liên Hợp Quốc chỉ định với tư cách là các 

thẩm phán và công tố viên để thực hiện các chức 

năng này trong hệ thống tòa án tại địa phương. 

ở Đông Timo và Sierra Leone, họ cũng tiến 

hành những công việc tương tự trong các phiên 

tòa đặc biệt tại ở các quốc gia này chỉ nhằm xét 

xử các tội phạm chiến tranh và các tội danh đặc 

biệt khác. Các học viên này phải biết các viên 

chức địa phương đang được đài thọ như thế nào 

và về phần mình, họ cũng có thể phản ánh lại 

với các giảng viên về các vấn đề nhân quyền      

được áp dụng đối với nền văn hóa pháp lý và luật 

pháp của địa phương. 

Nội dung v¯ b°n chất của việc đ¯o t³o l¯ 

gì? 

Nhiều trường hợp, các giảng viên chuẩn bị bài 

giảng ở nước họ mà không có sự điều chỉnh hợp 

lý cho phù hợp với tình hình quốc gia mà họ sẽ 

đến và phù hợp với cử tọa mà họ sẽ trình bày. 

Tôi nhớ lại có lần ngồi trên xe buýt với một công 

tố viên người Bosnia năm 1997 sau khi dự khóa 

học đầu tiên của họ kể từ khi chiến tranh nổ ra. 

Anh ta phàn nàn về một giảng viên của một tổ 

chức chính phủ châu Âu giảng bài rất trôi chảy 

nhưng lại không hề có liên hệ nào với thực tế 

công tố ở Bosnia. Một công tố viên nói: “Anh có 

nhận thấy người này không hề đề cập đến từ 

Bosnia lấy một lần trong 30 phút? Thậm chí 

không ai trong số họ hỏi một câu hỏi nào về hệ 

thống pháp lý ở đây, hay hỏi về những vấn đề 

của chúng tôi”.. 

Trước khi một giảng viên nhân quyền tiến hành 

chương trình đào tạo, người này phải tìm hiểu 
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đất nước đó hoạt động như thế nào. Sau đó, họ 

phải phác thảo một chương trình đào tạo phù 

hợp với nhu cầu của nước này. Dưới đây là một 

số chỉ dẫn mà các giảng viên nhân quyền cần 

kiểm tra trước khi đưa ra một chương trình như 

vậy. 

Th²i độ ứng xử 

Trước khi bắt đầu chương trình đào tạo, người 

giảng viên phải suy nghĩ về nguyên nhân tại sao 

lại có những hiện tượng vi phạm nhân quyền. 

Đôi khi giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng này bị bỏ 

qua và người giảng viên giả sử rằng, ví dụ, cảnh 

sát có thái độ thô bạo, hoặc công tố viên hay 

thẩm phán nhận hối lộ. Trong khi ở một vài      

nước cũng có hiện tượng cảnh sát thô bạo và 

cảnh sát, quan chức tòa án nhận hối lộ, thì cần 

phải xem xét những lý do dẫn đến những hành 

động này. 

Một cảnh sát có lần nói với tôi, “... tất nhiên là 

chúng tôi có đánh họ. Nếu không, thưa giáo sư 

Michael, làm sao chúng tôi có thể bắt họ khai 

báo? Và nếu không có lời khai, làm sao chúng 

tôi có thể kết tội họ? Chúng tôi không giống    

người phương Tây, ở Hoa Kỳ, họ có các biện 

pháp pháp lý khác lạ và việc thử DNA, trong khi 

ở đây chúng tôi chỉ có thể cử đội ngũ cán bộ tội 

phạm học để cố lấy dấu vân tay cho khoảng gần 

5 phần trăm các vụ án giết người và hiếp dâm. 

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong việc bắt bớ 

trái phép các thành viên của gia đình, thường là 

phụ nữ và bỏ tù họ nhằm bắt người đàn ông bị 

nghi vấn của gia đình để họ tự đến tự thú ở đồn 

cảnh sát; vì ở đây không có hệ thống cho phép 

bắt người tự động. 

ở nhiều nước đang phát triển, ít nhất thì cũng 

hiểu được điều kiện làm việc và lương trả cho 

cảnh sát, thậm chí các thẩm phán và công tố 

viên, chính là nguyên nhân thúc đẩy họ nhận hối 

lộ hoặc quà tặng. Ví dụ, các cảnh sát và các sĩ 

quan tuần tra chính thức phải làm việc 24 tiếng 

một ngày. ở Lahore, Pakistan, chín công tố viên 

làm việc cho một bồi thẩm đoàn cấp quận trong 

các vụ án nghiêm trọng phải chung nhau một căn 

phòng nhỏ và một chiếc bàn làm việc, họ phải 

đọc hồ sơ ở bên ngoài trên những chiếc ghế gấp. 

Lương trả cho cảnh sát ở Yemen, Pakistan, Tan-

zania và ấn Độ thấp đến nỗi mà cả những nhân 

viên trung thực nhất phải hạ mình hay nhận hối 

lộ. ở Kosovo, một công tố viên cấp quận phải bỏ 

việc vì anh ta không thể nuôi nổi gia đình bằng 

đồng lương thấp hơn mức mà Liên Hợp Quốc trả 

cho những người phiên dịch địa phương. 

Động cơ. Bên cạnh việc giải quyết những tranh 

luận về vấn đề đạo đức và pháp lý có liên quan 

đến vấn đề vi phạm nhân quyền, các giảng viên 

phải giải quyết được nhu cầu về các biện pháp lấy 

cung, trong quá trình giải quyết vụ án. Đặc biệt, 

điều này đòi hỏi cần tiến hành đào tạo nghiệp vụ 

pháp lý và các biện pháp tâm lý trong quá trình 

tra hỏi, cũng như cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa 

đối với việc đào tạo cảnh sát và chia sẻ thông tin. 

Bên cạnh đó, cũng cần có nhu cầu trang thiết bị 

cho các tòa án và các trung tâm lưu trữ chứng cứ 

và dấu vân tay được tự động kiểm tra khi có các 

cuộc chặn hỏi hay bắt giữ trên toàn quốc. 

Nhiều hệ thống luật hình sự dân sự theo kiểu 

châu Âu không thừa nhận “qui tắc loại trừ” (loại 

trừ chứng cứ thu thập bất hợp pháp) trừ khi người 

ta quyết định các chứng cứ thu thập được không 

có giá trị tin cậy hoặc những chứng cứ này có     

được trong các cuộc ép cung. Sau khi qui tắc loại 

trừ được áp dụng ở Hoa Kỳ, thống kê cho thấy 

chỉ có một phần nhỏ các vụ án thực sự bị ảnh     

hưởng, dẫn đến hậu quả không phá được các vụ 
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án do chứng cớ đã bị loại ra. Kể từ khi Luật Mi-

randa được thông qua ở Hoa Kỳ (cho bị cáo 

quyền được im lặng hoặc có luật sư bào chữa) số  

lượng các cuộc khai báo đã giảm một cách tương 

đối và sau khi đào tạo cảnh sát về các kỹ thuật 

hỏi cung theo phương pháp tâm lý có thể chấp 

nhận được, số lượng các vụ án lấy được lời khai 

vẫn giữ nguyên, hoặc ở một vài trường hợp đã 

tăng lên rõ rệt. 

Người ta khuyến khích việc sử dụng ghi hình và 

ghi âm các cuộc hỏi cung nhằm ngăn chặn việc 

buộc tội sai lệch do thái độ thô bạo của cảnh sát. 

Cách thức này đã được sử dụng thành công tại 

Hoa Kỳ và một số nơi khác. Những lời khai được 

ghi âm có tác động tích cực do các thẩm phán và 

công tố viên thấy được lợi ích khi có trong tay 

những lời khai được ghi âm. 

Việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với 

việc cảnh sát, công tố viên và thẩm phán vi phạm 

nhân quyền cũng nên được giải quyết theo hướng 

cần phải tìm hiểu rõ động cơ dẫn đến những 

hành động như vậy. Quá trình này thường kết 

thúc thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức chuyên 

môn với mục đích tạo ra hoặc khơi gợi lại lòng tự 

hào nghề nghiệp, với những quy tắc về đạo đức 

và kỷ luật tự đào tạo, tự vươn lên. Quá trình này 

nên kết hợp với một tổ chức độc lập nhằm điều 

tra các vụ bắn người và những cái chết có liên 

quan đến cảnh sát và bất cứ cái chết nào trong 

quá trình giam giữ, một vai trò do các công tố 

viên và các uỷ ban độc lập của Hoa Kỳ đảm 

nhiệm. 

Đôi khi, người ta có thể sử dụng những giá trị 

hiện có để củng cố việc tuân thủ những tiêu 

chuẩn về nhân quyền và nhu cầu áp dụng các 

biện pháp trừng phạt kỷ luật như vậy. Ví dụ, tại 

Yemen, các sinh viên trường cảnh sát phải biểu 

diễn những động tác từ chối trong một bài giảng 

về các công cụ và tiêu chuẩn nhân quyền. Tuy 

nhiên, sinh viên đã thay đổi hẳn thái độ khi bài 

giảng đề cập đến giá trị của danh dự và danh dự 

của một cảnh sát sẽ mất đi khi nhiều kẻ mạnh 

đánh kẻ yếu, chứ không phải là bảo vệ họ và 

việc bao che cho một đồng nghiệp cảnh sát 

tránh những hậu quả của việc đánh mất danh dự 

sẽ làm mất danh dự của cả lực lượng cảnh sát. 

Cách giảng này tỏ ra có hiệu quả hơn trong việc 

thúc đẩy các cảnh sát, những người muốn coi họ 

là những chiến binh danh dự chống lại tội phạm, 

so với việc chỉ đơn thuần nêu ra bản chất của các 

tiêu chuẩn nhân quyền. 

Lòng tin. Việc đánh giá quá cao vụ án nào cũng 

có tác động tai hại trong việc phá hoại lòng tin 

và sự cân bằng các giá trị chung. Điều này xảy ra 

khi trao quá nhiều quyền hạn nói chung mà 

không tập trung vào những điều quan trọng nhất 

đối với xã hội. Những sai lầm này một mặt có 

thể chia thành những sai lầm do không hiểu 

đúng các trường hợp thực tế và những sai lầm do 

những thông tin không đầy đủ và thiếu kinh 

nghiệm về thực tế tòa án và cảnh sát thông       

thường, mặt khác được chia thành những sai lầm 

do không hiểu đúng các tiêu chuẩn về nhân 

quyền được áp dụng trong các trường hợp không 

quen thuộc. 

Tại Bosnia, Ai Cập, ấn Độ và Yemen, so với 

những nơi khác, tôi có nghe những người hoạt 

động nhân quyền cho rằng việc trì hoãn quá 

trình xét xử các vụ án hình sự chính là sự vi 

phạm quyền được “xét xử nhanh chóng” hoặc 

“xét xử trong một thời gian thích hợp”. Mặc dù 

những người này không tranh luận với các uỷ 

viên công tố và các thẩm phán có liên quan về lý 

do của việc trì hoãn và đơn giản là không chấp 

nhận những giải thích theo kiểu những lời “bào 
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chữa”. Trong khi đưa ra lập luận cho rằng việc 

thiếu các nguồn lực, căn bệnh chậm chạp cố hữu 

và những thủ tục pháp lý phức tạp là sự vi phạm 

nhân quyền trên thực tế, lập luận đó không thu-

yết phục và thực tế, tỏ ra phản tác dụng khi có 

quá nhiều khu vực khác rõ ràng đã vi phạm nhân 

quyền. 

Sự tôn trọng. Các giảng viên về nhân quyền 

phải biết được sự giống và khác nhau trong lĩnh 

vực pháp lý giữa nước họ và nước chủ nhà. Mặt 

khác, sự khác biệt có tính hệ thống tổng quát có 

thể ảnh hưởng đến những giả thiết lấy quốc gia 

làm trọng tâm gây ra các nhầm lẫn không ngờ 

tới có thể làm mất đi sự quan tâm của người 

nghe. Nhu cầu nhận biết được những đặc điểm 

cụ thể và khả năng sẵn sàng học hỏi những thủ 

tục cụ thể của nước đó cũng rất quan trọng. Họ 

cũng không nên suy đoán rằng hệ thống luật dân 

sự của nước tổ chức khóa đào tạo hoàn toàn 

giống hoặc gần giống với hệ thống luật của đất  

nước họ. Trong lĩnh vực này, các giảng viên cần 

xác định được bản chất của văn hóa pháp luật 

của nước chủ nhà. Để giải quyết vấn đề này cần 

phải chuẩn bị trước thông qua việc nghiên cứu, 

đặt câu hỏi cũng như lắng nghe những người 

đang ở nước này và có thể giải đáp những câu 

hỏi đặt ra. 

Ví dụ, trong một vài hệ thống luật dân sự, uỷ 

viên công tố và luật sư phải xin phép tòa án      

trước khi đặt ra các câu hỏi trực tiếp đối với các 

nhân chứng và có thể đơn giản đưa ra các câu 

hỏi đối với thẩm phán, người có quyền tự do 

nhắc lại các câu hỏi này đối với nhân chứng. Gia 

đình hoặc thân nhân của người chết cũng có thể 

tham dự hoặc uỷ quyền cho luật sư tham dự 

trong suốt quá trình xét xử hình sự. Nếu uỷ viên 

công tố không xét xử được vụ án, họ có thể phải 

chịu trách nhiệm về quá trình tố tụng. Bị cáo có 

thể được phép kiểm tra trực tiếp nhân chứng. 

Trong hầu hết các hệ thống luật dân sự, bị cáo 

không phải tiến hành thủ tục thề trước tòa. Thậm 

chí cụm từ thông dụng như “bị đơn” cũng thường 

được dịch là “bị cáo” và ở một số nước, cụm từ 

“người bị tình nghi” lại không phải là một từ khác 

biệt so với từ “bị đơn” khi ra toà. 

Các giảng viên đôi khi nhầm lẫn các nguyên tắc 

của hệ thống pháp luật nước họ với các tiêu 

chuẩn về nhân quyền và họ cứ mặc nhiên áp 

dụng vào nước chủ nhà. Đây là một sai lầm kép: 

các nguyên tắc của nước họ không hoàn toàn là 

các nguyên tắc của nhân quyền (mặc dù chúng 

đều có chung một mục đích là bảo vệ quyền của 

bị cáo), đồng thời hệ thống pháp luật của nước 

chủ nhà phải được kiểm chứng một cách nghiêm 

túc, hoặc hiện tượng vi phạm có thể xảy ra khi 

không tồn tại hệ thống này. 

Ví dụ, tại Liên bang Nam Tư cũ, các giảng viên 

về nhân quyền đã bị sốc khi phát hiện thấy rằng 

hầu như không có sự hạn chế hay việc giám sát 

thái độ và cách thức hỏi cung của cảnh sát đối với 

những người bị tình nghi, ví dụ như các quyền 

dọa dẫm và tư vấn. Tuy nhiên, các giảng viên 

cũng không hiểu rằng đó là vì luật pháp cũng 

không cho phép bất kỳ lời khai nào với cảnh sát 

được sử dụng làm chứng cứ để kết tội trước tòa, 

do đó hệ thống này đã có ý nghĩa, ngay cả khi 

giả định những lời khai với cảnh sát hoàn toàn 

không đáng tin cậy để sử dụng làm bằng chứng 

kết tội. Những yêu cầu duy nhất về mặt luật pháp 

trong bộ luật tố tụng hình sự là hạn chế về thời 

gian, theo đó người bị bắt giam phải được thẩm 

vấn, xét hỏi và cấm không được “bóp méo lời 

khai của bị cáo”. Bộ luật hình sự cũng nghiêm 

cấm việc lấy cung bằng bạo lực, dọa dẫm, hoặc 

bất cứ một hình thức bất hợp pháp nào khác. 
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Chỉ dẫn. Các giảng viên nhân quyền thường rất 

quen với các tục lệ, tiêu chuẩn và hướng dẫn về 

quyền con người và đối với hệ thống luật pháp, là 

những điều có liên quan đến quyền của bị cáo. 

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là các giảng viên 

nhân quyền phải hiểu được những công cụ quốc 

tế khác có khả năng giải quyết được quyền của 

các nạn nhân, cũng như hiểu được các nguyên 

tắc quan trọng và vai trò của các bên có liên quan 

- các quan tòa, cảnh sát, ủy viên công tố và bồi 

thẩm đoàn.  

Uy tín của một giảng viên có hiểu biết về các 

nguyên tắc và chuyên môn của những người tham 

dự khóa học sẽ giúp họ nhận được sự tôn trọng 

đáng kể. Một trong những chỉ trích các giảng 

viên, đôi khi khá công bằng, là việc tập trung quá 

nhiều vào quyền của các bị cáo mà lại không tập 

trung vào các nhu cầu tư pháp cho các nạn nhân, 

hay tính thực thi và có hiệu quả của việc thi hành 

luật. 

Yêu cầu. Hầu hết các nước có các khóa đào tạo 

về nhân quyền đều gặp phải những vấn đề tương 

tự như ở các nước phát triển hơn - nhưng với mức 

độ nghiêm trọng hơn và bình diện lớn hơn. Ví dụ, 

cảnh sát và các quan tòa thường thiếu không 

gian, thiết bị, nhân sự, giáo dục và đào tạo tại 

chức thiết yếu, nên cần phải có nhu cầu hiện đại 

hóa và thay thế. Các giảng viên về nhân quyền  

thường đến từ những nước có nguồn nhân lực và 

ngân sách lớn. Khi họ đến một nước khác, họ   

thường cố áp đặt những tiêu chí nhân quyền cao 

nhất. Không may là nước chủ nhà thường không 

thể đáp ứng được những yêu cầu về nguồn nhân 

lực và tài chính lớn hơn. 

Do đó, người giảng viên nhân quyền nên nhận 

thức được và hiểu rõ bài giảng của mình về những 

vấn đề được tiếp thu thông qua việc sử dụng các 

tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền. Nhu cầu đào 

tạo về các tiêu chuẩn nhân quyền tối thiểu không 

chỉ xuất phát từ nhu cầu về sự cân bằng, mà còn 

bởi vì việc kỳ vọng vào các tiêu chuẩn cao hơn 

có thể bị chính phủ của nước chủ nhà cho là 

không thực tế vào thời điểm đó, do vậy họ sẽ 

phản đối. Tương tự, các giảng viên về nhân 

quyền cũng cần phải lựa chọn phương pháp và 

thứ tự ưu tiên. Họ cũng phải quyết định ba vấn 

đề quan trọng nhất, hầu như chắc chắn sẽ được 

nền văn hóa pháp luật của nước đó chấp nhận 

và sẽ dẫn đến một số thay đổi. Điều này cần 

phải được nhấn mạnh cùng với ba vấn đề bổ 

sung về một khả năng lâu dài hơn. Phương pháp 

thuyết phục này thường nâng cao uy tín của 

giảng viên.  

Một yêu cầu khác đối với giảng viên về nhân 

quyền là cần phải nhận thức rõ, những công cụ 

nhân quyền nào cho phép các phương pháp và 

đòi hỏi cụ thể của các cá nhân bị ảnh hưởng bởi 

hành động của quốc gia, cũng như các công cụ 

nào đòi hỏi nghĩa vụ của các nước đã ký kết hiệp 

ước có thể bị giám sát (ví dụ bằng việc kiểm tra 

các báo cáo của các quốc gia), nhưng lại không 

thực hiện được. 

Thủ tục áp dụng của Uỷ ban Nhân quyền châu  

Âu là một trong những biện pháp có hiệu quả và 

tiên tiến nhất trong số các cơ chế tòa án quốc tế 

đối với các cá nhân tin rằng họ đã phạm pháp 

căn cứ vào quyết định của các tòa án trong nước 

(không chỉ là các bị cáo mà còn là các nạn nhân). 

Bên cạnh đó, trong quá trình đào tạo cho các bồi 

thẩm đoàn biết cách kiến nghị giảm nhẹ hình 

phạt trong khuôn khổ Uỷ ban Nhân quyền châu 

Âu (chỉ áp dụng đối với các nước thành viên của 

Uỷ ban và các nước đã ký các Nghị định thư), thì 

giảng viên đó có thể sử dụng các án tiền lệ của 

Uỷ ban này. 
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Tính công bºng. Nhiều tiêu chuẩn nhân quyền 

được đưa ra nhằm mục đích hướng dẫn và kết 

hợp các nguyên tắc. Các thuật ngữ nhân quyền 

quốc tế và khu vực cần có ý nghĩa chung, bởi vì 

những nguyên tắc này không nhằm mục đích lựa 

chọn cơ chế nhà nước nào thích hợp hơn; có 

nhiều cơ chế quốc gia khác nhau phải phù hợp 

với khuôn khổ này. Theo đó, các tiêu chuẩn về 

nhân quyền hiếm khi mang tính cụ thể, cho dù 

đã đến lúc phải có những hạn chế trong việc bắt 

giữ và cần có những thủ tục cụ thể. 

Một giảng viên nhân quyền phải nắm rõ ai và 

thẩm quyền nào cho phép đưa ra các quy định 

cụ thể. Ví dụ, người ta có thể hỏi một giảng viên 

“Sau khi bắt người, cảnh sát có thể giữ người đó 

trong bao lâu trước khi tòa tiến hành xử án?”. 

Các học viên người địa phương tham dự các 

khóa đào tạo nhân quyền xứng đáng được nhận 

sự tôn trọng và được hưởng sự công bằng, họ 

cũng nên được thông báo về nguồn gốc thẩm 

quyền của giảng viên cho phép họ lựa chọn mức 

độ tin cậy đối với thẩm quyền đó. Ví dụ, nơi có 

thẩm quyền chính là các quyết định của Tòa án 

Uỷ ban Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg; các 

chuyên viên độc lập của Uỷ ban nhân quyền do 

các quốc gia bổ nhiệm làm việc ở ICCPR; Văn 

phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền; 

CoE, OSCE HR, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ 

chức Theo dõi Nhân quyền, hoặc cá nhân các 

giáo sư luật và các chuyên viên nhân quyền khác, 

mỗi nhóm đều có lập trường và quan điểm riêng? 

Người ta không nên thừa nhận các quy định cụ 

thể không có sự uỷ nhiệm bởi vì người ta tin rằng 

đó là những quy định tốt nhất hoặc bởi vì nước   

được tham khảo sử dụng những quy định cụ thể 

này trong các cơ chế luật pháp. Tại Kosovo, tôi 

đã chứng kiến một số luật sư về nhân quyền cho 

rằng thời gian trước khi một người bị bắt được    

đưa ra tòa xét xử là 48 tiếng đồng hồ. Điều này 

dựa trên cơ sở việc lựa chọn những gì họ cho là 

tiêu chuẩn và dựa trên những gì các nước châu   

Âu thực hiện theo luật pháp của những nước này, 

mặc dù không nêu được cụ thể là nước nào. 

Mặc dù đây là một câu trả lời ít cụ thể và dài hơn, 

nhưng tốt hơn và chính xác hơn về mặt luật pháp 

khi nói rằng “Uỷ ban Nhân quyền châu Âu tại 

điều 5 (3) và ICCPR tại điều 9 (3) quy định một 

người bị bắt phải được xét xử ngay. Tòa án Uỷ 

ban châu Âu quy định rằng thời gian 4 ngày và 6 

giờ là quá nhiều đối với các vụ án khủng bố,     

nhưng trong các trường hợp khác,  Tòa án Stras-

bourg lại quy định rằng 4 ngày là quá dài đối với 

quá trình xét xử vụ án hình sự thông thường, mặc 

dù người ta đã đưa ra quyết định ngược lại trong 

một vụ án trước đó”. Broganv. UK, (1989), 11 

EHRR 117; Brincatv. Italy, (1993) 16 EHRR 

591; Xv. Netherland, Appl.1894/66 (1966) 9 

Yearbook 564; Eguev. France, 57 DR 47 at 70 

(1988) (4 ngày về “nguyên tắc” có thể chấp nhận 

được). So sánh với quyết định “48 giờ” của những 

người ủng hộ nhân quyền, câu trả lời chính xác 

hơn này tỏ ra tôn trọng các quan tòa địa phương 

và luật sư hơn bởi vì câu trả lời này cung cấp cho 

họ tất cả thông tin có thể dùng và cho phép họ   

đưa ra quyết định của riêng mình. 

Người ta không thể thừa nhận rằng việc vi phạm 

một tiêu chuẩn nhân quyền đòi hỏi phải có sự 

trừng phạt hoặc một biện pháp sửa chữa nghiêm 

túc nhất, mặc dù người ta thích biện pháp này 

hơn và tin rằng đó là cách thức hiệu quả nhất 

ngăn chặn hành động. Nếu luật pháp quốc gia 

cho phép việc sử dụng các chứng cứ bất hợp 

pháp, thì các chứng cứ đó, nếu tin cậy được, vẫn 

được phép sử dụng khi xét xử theo tiêu chuẩn 

nhân quyền mà không cần có biện pháp xử lý 

hoặc không cho phép xét xử, căn cứ vào một số 

điều khoản bảo vệ. 
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Sự cân bºng. Các giảng viên nhân quyền có thể 

nhận được những phản hồi tích cực hơn từ những 

ngựời thực hiện pháp luật, các công tố viên và 

thẩm phán nếu họ nhận thức được nhu cầu cân 

bằng hợp lý giữa việc bảo vệ bị cáo và bảo vệ nạn 

nhân cũng như xã hội. Phần lớn pháp luật và trên 

thực tế, các quy định cụ thể của các tiêu chuẩn 

nhân quyền quốc tế, được thống nhất sau nhiều 

cuộc thương lượng và có liên quan đến việc cân 

bằng những lợi ích này. Trong khi việc điều hòa 

phối hợp luôn có thể thực hiện được, rõ ràng 

trong một số vấn đề về thủ tục, hiệu quả thi hành 

luật pháp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc tăng      

cường bảo vệ bị cáo. 

Nhu cầu tập trung vào quyền lợi của các nạn 

nhân ngày càng tăng lên, ví dụ như vấn đề bạo 

lực giới tính nhằm vào phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt 

trong bối cảnh của các phái đoàn gìn giữ hòa 

bình cũng như hoàn cảnh các nước vừa trải qua 

xung đột, vấn đề cân bằng giữa quyền con người 

của bị cáo với an ninh của các nạn nhân có thể 

dẫn đến việc áp đặt các tiêu chuẩn tối thiểu về 

nhân quyền. Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về 

các nguyên tắc pháp lý cơ bản đối với nạn nhân 

của tội phạm và việc lạm dụng quyền hạn đã 

khẳng định các quyền này, mặc dù không có các 

quy định cụ thể. 

Tương tự như vậy, để giữ uy tín, người giảng viên 

phải ghi nhận những nỗ lực xây dựng các công cụ 

thủ tục đặc biệt để đảm bảo công tác điều tra và 

tố tụng đối với tội phạm có tổ chức, chủ nghĩa 

khủng bố, buôn người và ma tuý, tội phạm chiến 

tranh và nỗ lực nhằm làm hài hòa những công cụ 

này với các tiêu chuẩn nhân quyền. 

Vấn đề pháp chế. Trong một số trường hợp,   

người ta cũng đặt các câu hỏi đối với các giảng 

viên nhân quyền về việc thi hành các chế tài khắc 

phục. Tuy nhiên, không có mối nguy hiểm nào 

lớn hơn việc cố tình đưa ra các luật lệ ẩu. Việc 

can thiệp kể cả dưới danh nghĩa bảo vệ những 

quyền con người cơ bản nhất cũng phải được 

thực hiện một cách chuyên nghiệp, nếu không 

những tác hại tức thì sẽ trở thành những thiệt hại 

lâu dài đối với uy tín của vấn đề đào tạo trong     

tương lai. 

Trong T³p chí Luật học, John Austin viết rằng 

“Những gì thông thường được coi là khía cạnh kỹ 

thuật của vấn đề pháp chế thường khó hơn 

những gì quy định các tiêu chuẩn đạo đức. Nói 

cách khác, việc nhận thức luật lệ nào tốt hơn sẽ 

dễ hơn nhiều so với việc xây dựng một bộ luật có 

thể hoàn thành thiết kế của người làm luật”. 

Điều này có nghĩa là việc dự thảo luật không 

phải giành cho những người thật sự không 

chuyên. Trong số những tiền đề đối với việc cải 

cách pháp lý có hiệu quả mà tôi chứng kiến khi 

tính đến cả người có mặt và người vắng mặt: 

Cả các nhân viên tư pháp địa phương và quốc tế 

cũng như cảnh sát đều có những nền tảng kinh 

nghiệm khác nhau: các nhân viên địa phương 

hiểu rõ các điều kiện xã hội và luật pháp của     

nước họ và các nhân viên quốc tế có quan điểm 

khách quan và có khả năng “suy nghĩ xa hơn”, 

chính xác là do họ không phải là một bộ phận 

của hệ thống pháp luật nước đó và do vậy, họ sẽ 

không chấp nhận những hạn chế hay các thủ tục 

bởi đó là cách mà họ vẫn thể hiện. 

Bên cạnh nhu cầu về một nền pháp lý cân bằng 

trong đó tất cả quyền lợi pháp lý có liên quan 

đều có “chủ sở hữu”, thì nhu cầu và việc đấu 

tranh cho một bộ luật “hoàn thiện” có thể ngăn 

chặn việc thông qua bộ luật “tốt đẹp”. Trong khi 

pháp luật hiện hành và việc bảo vệ nhân quyền 

không được “tốt đẹp” và cuộc đấu tranh cho bộ 
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luật “hoàn hảo” sẽ cản trở khả năng tiến hành 

cải cách pháp luật nhanh chóng và khi đó luật 

“tốt đẹp” cũng là đủ. Ví dụ, ở Bosnia, trong nội 

bộ nhóm chuyên viên quốc tế của CoE có sự 

mâu thuẫn trong vấn đề đề nghị cộng đồng quốc 

tế ủng hộ việc trì hoãn thi hành Luật Hình sự và 

các cải cách về thủ tục, bởi vì một thành viên 

trong nhóm không tin rằng các dự thảo luật có 

đủ hiệu lực trong việc bảo vệ nhân quyền, cho dù 

tất cả các thành viên đều đồng ý rằng các dự 

thảo này còn tốt hơn các bộ luật hiện hành. 

Quan điểm trái ngược đó rõ ràng đã trì hoãn 

cuộc cải cách thực sự, nhưng lập luận về bộ luật 

“tốt đẹp” đã thắng lập luận những muốn có luật 

“hoàn hảo”. 

Xã hội dân sự. Các giảng viên nhân quyền cần 

phải nhấn mạnh với các nhóm khác nhau mà họ 

đang cùng làm việc rằng cần phải có những nỗ 

lực tập thể trong việc ủng hộ việc đào tạo; pháp 

lý cũng như bảo đảm nhân quyền trong thực thi 

pháp luật và các lĩnh vực pháp lý khác, bao gồm 

khả năng và việc sẵn sàng điều tra cũng như truy 

tố vấn đề lạm dụng nhân quyền, đặc biệt khi viên 

chức chính phủ và cảnh sát là những người vi 

phạm. 

ở Tanzania, các tổ chức phi chính phủ về vấn đề 

phụ nữ và nhân quyền, cảnh sát, công tố viên và 

thẩm phán thường thống nhất những kế hoạch 

chung nhằm xử lý, bàn bạc, điều tra, truy tố tội 

phạm tình dục và vấn đề bạo lực trong gia đình. 

Điều này dẫn đến sự thống nhất trong vấn đề 

tham khảo ý kiến giữa cảnh sát, công tố viên và 

các tổ chức phi chính phủ nhằm tư vấn và hỗ trợ 

cho các nạn nhân. Các tổ chức phi chính phủ 

cũng đã đồng ý tư vấn cho các nạn nhân rằng 

việc liên hệ với cảnh sát và tòa án sẽ đảm bảo 

quyền lợi tốt nhất cho họ. Các tổ chức phi chính 

phủ cũng đồng ý hỗ trợ cho các nạn nhân trong 

suốt quá trình tiến hành các thủ tục này. Giới báo 

chí cũng sẽ có nhiệm vụ giáo dục về biện pháp 

bảo vệ của các tổ chức phi chính phủ và vấn đề 

về bạo lực trong gia đình và cưỡng đoạt tình dục. 

Bằng cách này, những bộ phận riêng lẻ đã tạo 

nên lợi ích chung đáp ứng được tất cả các mục 

tiêu của họ. 

Khi tổ chức một khóa đào tạo về nhân quyền cần 

phải nhận thức và nhắc nhở những tổ chức như 

các tổ chức phi chính phủ, hội luật sư, báo chí, 

thậm chí cả cảnh sát và các quan tòa về vấn đề 

lợi ích của nhân quyền trong cuộc đấu tranh    

nhằm tiến tới một xã hội dân sự có chức năng. 

Lợi ích của việc sống trong xã hội như vậy sẽ đặt 

ra những trách nhiệm tương ứng và với nỗ lực, 

nghị lực, tính kiên quyết và sẵn sàng hợp tác cũng 

như việc tìm ra những lợi ích chung thì trên thực 

tế có thể thu được những thay đổi tích cực.  

Toàn văn bằng tiếng Anh: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/hartmann.htm 
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Nguồn t¯i liệu bổ sung 

Nguồn tư liệu trên Internet 

Amnesty International: Human Rights Education  
http://www.amnesty-usa.org/education/ 
A variety of materials and links from Amnesty Inter-
national, including their latest booklet, September 
11th Crisis Response Guide and The Fourth “R”, 
Amnesty’s human rights education newsletter. 
 
Annotated Human Rights Education Bibliog-
raphy 
http://soros.org/fmp2/html/bib_intro.html 
Provided by the Soros Foundation, this compre-
hensive bibliography has articles, books, reference 
materials, professional training institutions and me-
dia information on human rights education. Also 
includes a Spanish-language list of resources. 
 
Annotated Primer for Selecting Democratic and 
Human Rights Education Teaching Materials 
http://www.hrea.org/pubs/Primer/index.html 
Annotated primer by Felisa Tibbitts, the director of 
Human Rights Education Associates (HREA). 
Russian version also available at: http://
www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html 
 
Center for the Study of Human Rights (CSHR) 
http://www.columbia.edu/cu/humanrights/ 
Pioneered at Columbia University, CSHR pro-motes 
human rights research, education and training, and 
has distinguished itself through its interdisciplinary 
approach to human rights.  
 
Human Rights Education Associates (HREA) 
http://erc.hrea.org/ 
An international nongovernmental organization that 
supports human rights learning; the training of activ-
ists and professionals; the development of educa-
tional materials and programming; and community-
building through on-line technologies. The HREA 

Library (http://hrea.org/erc/Library/) lists source-
books, standards, glossaries, U.N. 
documents, treaties and general reference works, 
with a special section on human rights education 
bibliographies (http://erc.hrea.org/Library/
bibliographies/index.html). 
 
 
Human Rights Internet (HRI) 
http://www.hri.ca/welcome.cfm 
Provides access to resources including an online 
library of human rights documents and directories 
to human rights education programs, syllabi and 
textbook profiles. 
 
Human Rights Organizations and Resources  
http://erc.hrea.org/Links/ 
Extensive list of worldwide links to organizations 
involved in the study and teaching of human rights. 
 
Human Rights Resource Center 
http://www.hrusa.org/default.htm 
Working in partnership with the University of Min-
nesota, the Human Rights Resource Center has 
HRE resources produced by nonprofit organi-
zations and independent publishers, including 
more than 50 curricula, guides, videos, documents 
and other educational aids.  
 
National Center for Human Rights Education 
(NCHRE) 
http://www.nchre.org 
Provides educational programs for community 
groups, nonprofit organizations, schools and uni-
ver-sities, helping individuals to appraise their ef-
forts in the context of the global human rights 
standards, through introductory and intensive train-
ing work-shops and educational resource materi-
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als. 
The People’s Decade of Human Rights Educa-
tion (PDHRE-International) 
http://www.pdhre.org 
A nonprofit, international service organization that 
works directly and indirectly with its network of 
affiliates—primarily women’s and social justice 
organizations—to develop and advance pedago-
gies for human rights education relevant to peo-
ple’s daily lives in the context of their struggles for 
social and economic justice and democracy. 
 
Teaching Human Rights Online 
http://www.oz.uc.edu/thro/index.html 
Contains critical thinking exercises for individual 
learning, collaborative problem-solving assign-
ments for student teams and conferencing tools for 
inter-national education online. 
 
UNESCO Education Web Site 
http://www.unesco.org/education/index.shtml 
UNESCO’s action in education is shaped around 
three strategic objectives: Promoting education as 
a fundamental human right; Improving the quality 
of education; Promoting experimentation, innova-
tion and the diffusion and sharing of information 
and best practices as well as policy dialogue in 

education. 
UNESCO Final Report of the Fifth Session of 
the Advisory Committee on Education for 
Peace, Human Rights, Democracy, International 
Understanding and Tolerance  
http://www.unesco.org/education/hci/
final_report.htm 
 
UNHCR Teachers’ Resources 
http://www.unhcr.ch/teach/tchhr/tchhr.htm 
Tools for teachers on human rights and other sub-
jects relevant to refugees and asylum from the 
United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR). 
 
University of Minnesota: Human Rights Library 
http://www1.umn.edu/humanrts/ 
Thousands of links to human rights documents, 
search engines, mirror sites and much more. Site is 
also available in French, Spanish and Russian.  
 
U.S. Department of State Country Reports on 
Human Rights for 2001 
http://www.state.gov/g/drl/hr/c1470.htm 
The annual report presents human rights condi-
tions throughout the world. 
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Các tư liệu dịch khác: 

 Hiến pháp Hoa Kỳ 

 Khái quát về Chính quyền Mỹ 

 Khái quát về Kinh tế Mỹ 

 Khái quát về Lịch sử nước Mỹ 

 Khái quát về Địa lý Mỹ 

 Tuyên ngôn độc lập 1776 

 Thuật ngữ Thương mại 

 Cuộc sống và các thể chế ở Mỹ 

 Bầu cử Mỹ năm 2000 

 Sự minh bạch trong chính phủ 

 Tham nhũng: Một cản trở cho sự phát triển 

 Chính sách đối ngoại và bầu cử năm 2000 

 Trách nhiệm của chính quyền 

 An ninh quốc gia của Mỹ: Chính quyền Bush 

 Các bài phát biểu của Tổng thống Clinton trong chuyến thăm Việt Nam tháng 

11/2000 

 Giao thông vận tải quốc tế: Đưa nền kinh tế toàn cầu tiến lên 
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Nếu cần to¯n văn của các t¯i liệu trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc lấy trên trang web: 

http://usembassy.state.gov/vietnam/wwwhircta.html 

 Tại sao phải có chính sách cạnh tranh: Đặc biệt đối với các nước đang phát triển 

 Thách thức về bản quyền trong nền kinh tế toàn cầu 

 Việc hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ 

 Chính sách an ninh của Mỹ trong một thế giới đang thay đổi 

 Báo chí và Đạo đức 

 Cuộc chiến chống nạn rửa tiền 

 Giải quyết đói nghèo trên thế giới 

 Mạng lưới khủng bố 

 Chủ nghĩa khủng bố: Đánh giá mối đe dọa, Biện pháp và Chính sách đối phó 

 Cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố: 100 ngày đầu tiên 

 Sáu tháng sau: Tổng thống Bush kêu gọi sự đoàn kết 

 Tự do tôn giáo như là một quyền của con người 

 Hiệp định Thương mại Song phương Hoa Kỳ - Việt Nam đã có hiệu lực 

 Thương mại trong nền kinh tế toàn cầu sau Hội nghị Doha 

 Giới thiệu về quyền sở hữu trí tuệ 

 Vai trò của các nhóm lợi ích 
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